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Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng  

Phần 1 : Hướng dẫn chung 
Quality management and quality system elements - Part1 : Guidelines 

 

1. Phạm vi áp dụng. 

Tiêu chuẩn này trình bày hướng dẫn về quản lí chất lượng và các yếu tố của hệ thống 
chất lượng. 

Các yếu tố của hệ thống chất lượng phù hợp với việc sử dụng khi triển khai và thực 
hiện một hệ thống chất lượng nội bộ toàn diện và hiệu quả nhằm đảm bảo thoả mãn 
yêu cầu của khách hàng. 

Tiêu chuẩn này không sử dụng trong việc kí kết hợp đồng, ra pháp quy hoặc để chứng 
nhận. Do đó, nó không phải là tài liệu hướng dẫn việc áp dụng TCVN ISO 9001, 
TCVN ISO 9002 và TCVN ISO 9003. 

Việc lựa chọn các yếu tố thích hợp có trong tiêu chuẩn này và mức độ chấp nhận và áp 
dụng những yếu tố đó tại mỗi tổ chức phụ thuộc vào các nhân tố nh| thị trường tiêu 
thụ, bản chất của sản phẩm, quá trình sản xuất, khách hàng và nhu cầu của người tiêu 
dùng. 

Khái niệm "sản phẩm" quy định trong tiêu chuẩn này cần phải hiểu là các loại sản 
phẩm chung nh| sản phẩm phần cứng, sản phẩm phần mềm, vật liệu chế biến hoặc 
dịch vụ (l|u ý định nghĩa về "sản phẩm" trong TCVN 5814 : 1994 (ISO 8402). 

Chú thích: 

1)  Hướng dẫn bổ sung xem trong TCVN ISO 9004-2 và TCVN ISO 9004-3; 

2)  Thông tin tham khảo xem trong phụ lục A. 

2. Tiêu chuẩn trích dẫn. 

TCVN 5814 : 1994. Quản lí chất lượng và đảm bảo chất lượng. Thuật ngữ và định 
nghĩa. TCVN ISO 9000-1 : 1996 Quản lí chất lượng và đảm bảo chất lượng - Phần 1: 
Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng. 

3. Định nghĩa. 

Lần soát xét này của TCVN ISO 9004 có chú ý đến việc thống nhất thuật ngữ với các 
tiêu chuẩn khác trong bộ TCVN ISO 9000. Bảng 1 trình bày các thuật ngữ về dây 
chuyền cung ứng sử dụng trong các tiêu chuẩn này. 

Do đó, trong tiêu chuẩn này thuật ngữ "người thầu phụ được sử dụng nhiều hơn thuật 
ngữ "bên cung ứng" để tránh sự nhầm lẫn về nghĩa của thuật ngữ "bên cung ứng" trong 
TCVN ISO 9000 và trong 9001. Việc giải thích đầy đủ hơn cơ sở sử dụng thuật ngữ 
này được trình bày trong TCVN ISO 9000-1. 

 

Bảng 1 - Sự quan hệ của các tổ chức trong dây chuyền cung ứng. 

 

TCVN ISO 9000-1 Bên cung         �      Bên cung ứng          �            Khách hàng 

ứng phụ                     hoặc tổ chức 

                                                                             



tiêu chuẩn việt nam                                             tcvn Iso 9004 - 1 : 1996 
 

 

 

TCVN ISO 9001 

TCVN ISO 9002 

TCVN ISO 9003 

 

Người thầu phụ    �   Bên cung ứng          �         Khách hàng 

TCVN ISO 9004-1 Người thầu phụ     �        Tổ chức       �               Khách hàng 

 

Các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được quy định trong TCVN 5814 : 1994. 

Để thuận tiện cho việc áp dụng tiêu chuẩn này, các thuật ngữ sau đây được trích dẫn 
từ TCVN 5814 : 1994. 

3.1. Tổ chức: Công ty, tập đoàn, hãng, xí nghiệp, cơ quan hoặc một bộ phận của chúng, 
liên kết hoặc không, công hoặc t|, có những chức năng và bộ máy quản trị riêng. 

3.2. Khách hàng: Người nhận sản phẩm do người cung ứng cung cấp. 

Chú thích:  

1)  Trong tình huống hợp đồng " khách hàng” có thể gọi là "người đặt mua”; 

2)  Khách hàng có thể là người tiêu dùng cuối cùng, người sử dụng, người thừa hưởng hoặc 
người đặt mua; 

3)  Khách hàng có thể trong nội bộ hoặc bên ngoài tổ chức. 

3.3. Yêu cầu xã hội: Những điều bắt buộc quy định trong luật pháp, điều lệ, quy tắc, quy 
phạm, quy chế và những quy định khác. 

Chú thích:  

1)  Quy định khác bao gồm bảo vệ môi trường, sức khoẻ, an toàn, an ninh, bảo toàn các 
nguồn năng lượng và tài nguyên; 

2)  Cần phải xét đến mọi yêu cầu của xã hội khi xác định yêu cầu chất lượng; 

3)  Yêu cầu của xã hội bao gồm các yêu cầu về pháp lí và thể lệ. Những yêu cầu này có thể 
khác nhau ở các thể chế khác nhau. 

3.4. Kế hoạch chất lượng: Tài liệu nêu rõ quy định chất lượng cụ thể, nguồn lực và trình 
tự hoạt động gắn liền với một sản phẩm, dự án hay hợp đồng cụ thể. 

Chú thích:  

1)  Một kế hoạch chất lượng thường trích dẫn các phần của sổ tay chất lượng áp dụng trong 
trường hợp cụ thể đó; 

2)  Phụ thuộc vào phạm vi của mình, kế hoạch chất lượng có thể được cụ thể hoá là "kế 
hoạch đảm bảo chất lượng"."Kế hoạch quản lí chất lượng”. 

3.5. Sản phẩm: Kết quả của hoạt động hoặc quá trình 

Chú thích:  

1)  Sản phẩm có thể gồm dịch vụ, sản phẩm cứng, vật liệu chế biến, sản phẩm mềm hoặc tổ 
hợp của chúng. 

2)  Sản phẩm có thể là vật chất (ví dụ các tổ hợp lắp ráp hoặc các vật liệu chế biến) hoặc 
phi vật chất (ví dụ kiến thức hoặc khái niệm) hoặc tổ hợp của chúng; 

3)  Sản phẩm có thế được làm ra có chủ định (ví dụ để cung cấp cho khách hàng) hoặc 
không có chủ định (ví dụ tác động gây ô nhiễm hoặc tác động không mong muốn). 

3.6. Dịch vụ: Kết quả tạo ra do các hoạt động tiếp xúc giữa người cung ứng và khách 
hàng và do các hoạt động nội bộ của người cung ứng để đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng. 

                                                                             



tiêu chuẩn việt nam                                             tcvn Iso 9004 - 1 : 1996 
 

 

 

Chú thích:  

1)  Người cung ứng hay khách hàng có thể cử người hoặc dùng thiết bị khi tiếp xúc; 

2)  Các hoạt động của khách hàng khi tiếp xúc với người cung ứng có thể là chủ yếu đối với 
việc cung cấp dịch vụ; 

3)  Cung cấp hoặc sử dụng các sản phẩm vật chất có thể là một phần của cung cấp dịch vụ; 

4)  Dịch vụ có thể được gắn liền với việc sản xuất và cung cấp sản phẩm vật chất. 

4. Trách nhiệm của lãnh đạo. 

4.1. Khái quát 

Cấp lãnh đạo cao nhất chịu trách nhiệm và cam kết về chính sách chất lượng. Quản 
lí chất lượng bao gồm mọi hoạt động thuộc chức năng quản lí chung xác định chính 
sách chất lượng, mục tiêu và chất lượng và thực hiện mục tiêu và trách nhiệm và 
việc thực hiện chúng bằng các biện pháp nh| hoạch định chất lượng, kiểm soát chất 
lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong hệ thống chất lượng. 

4.2. Chính sách chất lượng. 

Lãnh đạo của tổ chức cần xác định và xây dựng tài liệu chính sách chất lượng, chính 
sách này phải phù hợp với chính sách khác trong nội bộ tổ chức. Lãnh đạo phải áp 
dụng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng chính sách chất lượng được thông 
hiểu, thực hiện và được xem xét lại ở tất cả các cấp của tổ chức. 

4.3. Mục tiêu chất lượng. 

4.3.1. Lãnh đạo phải xây dựng tài liệu về mục tiêu và cam kết liên quan đến các yếu tố 
chất lượng then chốt nh| phù hợp cho việc sử dụng, công dụng chính, độ an toàn 
và độ tin cậy. 

4.3.2. Việc tính toán và đánh giá các chi phí liên quan đến tất cả các yếu tố và mục tiêu 
chất lượng phải được xem xét kĩ nhằm giảm tối đa những thiệt hại do chất lượng 
gây ra. 

4.3.3. Các cấp lãnh đạo tương ứng phải xây dựng tài liệu về các mục tiêu chất lượng cụ 
thể phù hợp với chính sách chất lượng cũng nh| các mục tiêu khác của tổ chức. 

4.4. Hệ thống chất lượng. 

4.4.1. Hệ thống chất lượng là cơ cấu tổ chức, thủ tục, quá trình và các nguồn lực cần thiết 
để thực hiện quản lí chất lượng. 

4.4.2. Lãnh đạo tổ chức phải triển khai thiết lập và thực hiện hệ thống chất lượng để đạt 
được chính sách và mục tiêu đã công bố. 

4.4.3. Hệ thống chất lượng phải được xây dựng và phải phù hợp với loại hình hoạt động 
kinh doanh đặc thù của tổ chức và phải tính đến các yếu tố tương ứng nêu trong 
tiêu chuẩn này. 

4.4.4. Hệ thống chất lượng phải hoạt động sao cho tạo ra được sự tin tưởng rằng: 

a)  Hệ thống được thông hiểu, thực hiện, duy trì và có hiệu quả; 

b)  Sản phẩm thực sự thoả mãn các nhu cầu và mong muốn của khách hàng; 

c)  Nhu cầu của cả xã hội và môi trường đã được chú ý; 

d)  Quan tâm đến phòng ngừa hơn là giải quyết sự việc xảy ra. 

5. Các yếu tố của hệ thống chất lượng. 

5.1. Phạm vi áp dụng. 
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5.1.1. Hệ thống chất lượng đặc biệt áp dụng và tương tác với tất cả các hoạt động liên 
quan đến chất lượng của một sản phẩm. Nó bao hàm tất cả các giai đoạn của chu 
kì sống của một sản phẩm và quá trình, từ việc xác định ban đầu các nhu cầu của 
thị trường đến sự thoả mãn cuối cùng các yêu cầu. Các giai đoạn điển hình là: 

a)  Marketing và nghiên cứu thị trường; 

b)  Thiết kế và triển khai sản phẩm; 

c)  Lập kế hoạch và triển khai quá trình; 

d)  Đặt mua; 

e)  Sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ; 

f)  Kiểm tra xác nhận; 

g)  Bao gói và l|u kho; 

h)  Bán và phân phối; 

i)  Lắp đặt và bảo hành; 

j)  Hỗ trợ và dịch vụ kĩ thuật; 

k)  Sau khi bán; 

l)  Thanh lí hoặc tái chế khi hết hạn sử dụng. 

Chú thích: Hình 1 thể hiện sơ đồ các giai đoạn của chu kì sống điển hình của một sản 
phẩm. 

5.1.2. Trong phạm vi của các hoạt động tác động qua lại bên trong một tổ chức, thì 
marketing và thiết kế phải được đặc biệt coi trọng; 

- Xác định và chỉ rõ nhu cầu, đòi hỏi của khách hàng và các yêu cầu khác của sản 
phẩm; 

- Cung cấp dữ liệu (bao gồm cả những dữ liệu phụ) để sản xuất sản phẩm phù hợp 
với các văn bản quy định kĩ thuật với chi phí tối |u. 

5.2. Cấu trúc của hệ thống chất lượng. 

5.2.1. Khái quát 

Dữ liệu đầu vào từ thị trường phải được sử dụng để cải tiến những sản phẩm mới và 
sản phẩm hiện có và để cải tiến hệ thống chất lượng. 

Lãnh đạo là người chịu trách nhiệm cuối cùng về thiết lập chính sách chất lượng và 
về các quyết định liên quan đến việc khởi xướng, phát triển, thực hiện và duy trì hệ 
thống chất lượng. 

5.2.2. Trách nhiệm và quyền hạn. 

Phải xác định và xây dựng văn bản về các hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp hoặc 
gián tiếp đến chất lượng và phải thi hành các biện pháp sau: 

a)  Xác định rõ ràng trách nhiệm chung và riêng liên quan đến chất lượng; 

b)  Thiết lập rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn đề ra cho mỗi hoạt động đóng góp 
cho chất lượng. 

Trách nhiệm, sự tự do có tổ chức và quyền hạn hành động phải đủ để đạt được các 
mục tiêu chất lượng đã đề ra với một hiệu quả mong muốn. 

c)  Xác định việc kiểm soát ở các mối tương giao và các biện pháp phối hợp giữa 
các hoạt động khác nhau; 
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d)  Để tổ chức một hệ thống chất lượng có cấu trúc đúng và có hiệu quả, cần phải 
nhấn mạnh đến việc xác định các vấn đề chất lượng tiềm tàng hoặc hiện có và 
việc thực hiện hành động phòng ngừa hoặc khắc phục (xem điều 14 và điều 
15). 

5.2.3. Cơ cấu tổ chức. 

Những bộ phận chức năng liên quan đến hệ thống chất lượng phải được thiết lập 
một cách rõ ràng bên trong toàn bộ cơ cấu tổ chức. Phải xác định các tuyến quyền 
hạn và thông tin giữa các bộ phận này. 

5.2.4. Nguồn lực và nhân sự. 

Lãnh đạo phải xác định các yêu cầu về nguồn lực, và cung cấp các nguồn lực thích 
hợp và đầy đủ cần thiết cho việc thực hiện chính sách chất lượng và việc đạt được 
các mục tiêu chất lượng. Ví dụ, các nguồn lực có thể bao gồm: 

a)  Nguồn nhân lực và kĩ năng chuyên môn; 

b)  Thiết bị thiết kế và triển khai; 

c)   Thiết bị sản xuất; 

d)   Thiết bị kiểm tra, thử nghiệm; 

e)   Trang bị dụng cụ và phần mềm máy tính. 

Lãnh đạo cần phải xác định trình độ, kinh nghiệm, và đào tạo cần thiết để đảm bảo 
khả năng của nhân sự (xem điều 18). 

Lãnh đạo phải xác định những yếu tố liên quan đến chất lượng có tác động đến vị 
trí trên thị trường và các mục tiêu liên quan đến sản phẩm, quá trình hoặc các dịch 
vụ có liên quan, nhằm phân bổ các nguồn lực của tổ chức trên cơ sở có kế hoạch 
và đúng lúc. 

Các chương trình về các nguồn lực và kĩ năng này phải phù hợp với các mục tiêu 
chung của tổ chức. 

5.2.5. Thủ tục hoạt động. 

Hệ thống chất lượng phải được tổ chức sao cho toàn bộ các hoạt động ảnh hưởng 
đến chất lượng được kiểm soát liên tục và đầy đủ. 

Hệ thống chất lượng cần phải chú trọng đến các hành động phòng ngừa các hiện 
tượng nảy sinh đồng thời vẫn duy trì khả năng đáp ứng và khắc phục các sai sót 
nếu chúng xuất hiện. 

Phải xây dựng, ban hành và duy trì các tài liệu về thủ tục hoạt động, phối hợp các 
hoạt động khác nhau đối với một hệ thống chất lượng hữu hiệu, nhằm thực hiện 
chính sách và mục tiêu chất lượng. Các tài liệu về thủ tục này cần phải quy định 
các mục tiêu và đặc tính của các hoạt động khác nhau có tác động đến chất lượng 
(xem hình 1). 

Tất cả các tài liệu về thủ tục phải đơn giản, không gây hiểu lầm và dễ hiểu, và phải 
nêu phương pháp được sử dụng và các chuẩn mức cần phải thoả mãn. 
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5.2.6. Quản lí hình thái. 

Hệ thống chất lượng phải bao gồm các tài liệu về thủ tục cho việc quản lí hình thái 
với mức độ thích hợp. Công việc này được khởi xướng ngay từ đầu ở giai đoạn 
thiết kế và tiếp tục suốt toàn bộ chu kì sống của một sản phẩm. Nó hỗ trợ trong 
hoạt động và kiểm soát thiết kế, triển khai, sản xuất và sử dụng một sản phẩm cho 
lãnh đạo một tầm nhìn về tình trạng của tài liệu và sản phẩm trong thời gian sống 
của nó. 

Quản lí hình thái có thể bao gồm: Xác định dạng hình thái, kiểm soát dạng hình 
thái, giải thích tình trạng hình thái. Nó liên quan đến một số hoạt động mô tả trong 
tiêu chuẩn này. 

5.3. Tài liệu của hệ thống chất lượng. 

5.3.1. Chính sách chất lượng và thủ tục. 

Tất cả các yếu tố, yêu cầu và điều khoản được một tổ chức chấp thuận cho hệ 
thống chất lượng của mình phải được lập thành văn bản một cách có hệ thống, có 
trình tự và hiểu được, dưới dạng các chính sách và thủ tục. Tuy nhiên, cần phải chú 
ý hạn chế các tài liệu ở mức độ thích hợp cho việc áp dụng. 

Hệ thống chất lượng phải có quy định thích hợp để nhận biết, phân phối, thu thập 
và l|u trữ thích hợp tất cả các tài liệu về chất lượng. 
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5.3.2. Tài liệu của hệ thống chất lượng. 

5.3.2.1. "Sổ tay chất lượng" là dạng điển hình của tài liệu chính dùng để giải thích hoặc 
mô tả hệ thống chất lượng. Hướng dẫn chi tiết hơn về sổ tay chất lượng xem 
trong TCVN 5951 : 1995 (ISO 10013). 

5.3.2.2. Mục đích đầu tiên của sổ tay chất lượng là định rõ cấu trúc đại cương của hệ 
thống chất lượng đồng thời được dùng nh| một tài liệu tra cứu thường xuyên 
trong quá trình áp dụng và duy trì hệ thống đó. 

5.3.2.3. Các văn bản về thủ tục phải được soạn thảo để thay thế, sửa đổi, soát xét hoặc bổ 
sung cho nội dung của sổ tay chất lượng. 

5.3.2.4. Hỗ trợ cho sổ tay chất lượng là các văn bản về thủ tục của hệ thống chất lượng 
(ví dụ hướng dẫn các công việc về thiết kế, đặt mua và quá trình). Các văn bản 
về thủ tục này có thể nhiều hình thức khác nhau, đề cập đến: 

- Quy mô của tổ chức; 

- Bản chất riêng biệt của hoạt động; 

- Phạm vi và cấu trúc dự kiến của sổ tay chất lượng. 

Các văn bản về thủ tục có thể áp dụng cho một hoặc nhiều bộ phận của tổ chức. 

5.3.3. Kế hoạch chất lượng 

Lãnh đạo phải đảm bảo rằng các văn bản về kế hoạch chất lượng cho mỗi sản 
phẩm hoặc quá trình được chuẩn bị và duy trì. Điều này phải phù hợp với tất cả các 
yêu cầu khác của hệ thống chất lượng của tổ chức và phải đảm bảo cho các yêu 
cầu riêng biệt đối với một sản phẩm hoặc một dự án hoặc hợp đồng được đáp ứng. 
Một kế hoạch chất lượng có thể là một phần của một kế hoạch toàn diện rộng lớn 
hơn. Một kế hoạch chất lượng đặc biệt cần thiết cho một sản phẩm hoặc quá trình 
mới, hoặc khi có sự thay đổi đáng kể đối với một sản phẩm hoặc quá trình hiện có. 

Các kế hoạch chất lượng phải xác định: 

a)  Các mục tiêu chất lượng cần phải đạt được (ví dụ đặc tính hoặc quy định kĩ 
thuật, sự đồng đều, hiệu quả, thẩm mĩ, chu kì, chi phí, tài nguyên thiên nhiên, 
sử dụng, hiệu suất, và tính tin cậy); 

b)  Các bước trong quá trình tạo nên quy chế điều hành của tổ chức (có thể sử dụng 
biểu đồ tiến trình hoặc biểu đồ tương tự để biểu thị các yếu tố của quá trình); 

c)  Các văn bản về thủ tục và hướng dẫn cụ thể cần phải áp dụng; 

d)  Các chương trình thử nghiệm, kiểm tra và đánh giá phù hợp với mỗi giai đoạn 
(ví dụ: thiết kế và triển khai); 

e)  Một văn bản thủ tục về thay đổi và sửa đổi phương án chất lượng khi triển khai 
dự án; 

g)  Một phương pháp đánh giá hoàn thành các mục tiêu chất lượng; 

h)  Các hành động cần thiết khác để đáp ứng các mục tiêu. 

Khi cần thiết, các kế hoạch chất lượng có thể được đưa vào hoặc tham khảo trong 
sổ tay chất lượng. Để dễ dàng cho việc hoàn thành các mục tiêu trong một kế 
hoạch chất lượng, cần sử dụng một văn bản về kiểm soát hoạt động nh| mô tả 
trong tiêu chuẩn này. 

5.3.4. Hồ sơ chất lượng 
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Hồ sơ chất lượng, bao gồm các biểu đồ liên quan đến thiết kế, kiểm tra, thử 
nghiệm, khảo sát, đánh giá, xem xét hoặc các kết quả có liên quan phải được duy 
trì nh| là chứng cứ quan trọng để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu quy định 
và hoạt động hữu hiệu của hệ thống chất lượng  (xem điều 17). 

5.4. Đánh giá hệ thống chất lượng 

5.4.1. Khái quát 

Phải lập kế hoạch và tiến hành đánh giá để xác định xem các hoạt động và kết quả 
liên quan của hệ thống chất lượng của tổ chức có phù hợp với các sắp xếp đã dự 
kiến hay không, và để xác định hiệu quả của hệ thống chất lượng. Tất cả các yếu 
tố đều phải được thường xuyên xem xét và đánh giá nội bộ có xét đến tình trạng và 
tầm quan trọng của hoạt động cần được đánh giá. Nhằm mục đích này, lãnh đạo 
của tổ chức cần phải thiết lập và thực hiện một chương trình đánh giá thích hợp. 

5.4.2. Chương trình đánh giá 

Chương trình đánh giá bao gồm: 

a)  Lập kế hoạch và ấn định thời gian các hoạt động và lĩnh vực cụ thể cần đánh 
giá; 

b)  Cử nhân viên với trình độ thích hợp để tiến hành đánh giá; 

c)  Các văn bản thủ tục để tiến hành đánh giá bao gồm việc lập biên bản và báo 
cáo kết quả đánh giá chất lượng, và việc đạt được thoả thuận về các hoạt động 
khắc phục kịp thời những sai sót phát hiện trong khi đánh giá. 

Ngoài những nội dung đánh giá dự kiến và có hệ thống, các yếu tố khác cần đánh 
giá có thể là những thay đổi về tổ chức, sự phản hồi của thị trường, các báo cáo về 
sự không phù hợp, và các khảo sát. 

5.4.3. Phạm vi đánh giá 

Việc đánh giá khách quan các hoạt động của hệ thống chất lượng do nhân viên có 
thẩm quyền tiến hành phải bao gồm các hoạt động hoặc các lĩnh vực sau: 

a)  Cơ cấu tổ chức; 

b)  Thủ tục hành chính, thủ tục hoạt động và thủ tục của hệ thống chất lượng; 

c)  Nguồn nhân lực, thiết bị và vật liệu; 

d)  Khu vực làm việc, các hoạt động và các quá trình; 

e)  Sản phẩm đang được sản xuất (để thiết lập mức độ phù hợp với các tiêu chuẩn 
và quy định kĩ thuật); 

f)  Tài liệu, báo cáo, hồ sơ l|u trữ. 

Nhân viên tiến hành đánh giá các yếu tố của hệ thống chất lượng phải độc lập với 
những người chịu trách nhiệm trực tiếp về các hoạt động và khu vực riêng biệt 
được đánh giá. Một kế hoạch đánh giá phải được chuẩn bị và lập thành văn bản để 
đưa vào những nội dung trên. 

5.4.4. Báo cáo đánh giá 

Các nhận xét, kết luận đánh giá và các thoả thuận về các hoạt động khắc phục kịp 
thời phải được lập biên bản và trình cho lãnh đạo chịu trách nhiệm về khu vực 
được đánh giá để có hành động thích hợp và thông báo cho lãnh đạo chịu trách 
nhiệm về chất lượng xem xét. 

Các mục sau đây phải được nêu trong báo cáo đánh giá: 

                                                                             



tiêu chuẩn việt nam                                             tcvn Iso 9004 - 1 : 1996 
 

 

 

a)  Tất cả ví dụ về sự không phù hợp hoặc sai sót; 

b)  Hành động khắc phục thích hợp và kịp thời. 

5.4.5. Hành động tiếp theo 

Phải đánh giá và lập thành văn bản về việc thực hiện và kết quả của các hành động 
khắc phục từ những lần đánh giá trước. 

Chú thích: Để hướng dẫn thêm về ánh giá chất lượng, trình độ của chuyên gia đánh giá 
và quản lí chương trình đánh giá, xem TCVN 5950-1 + TCVN 5950-3 

5.5. Xem xét và đánh giá hệ thống chất lượng 

Lãnh đạo của tổ chức phải chuẩn bị cho việc xem xét và đánh giá độc lập hệ thống 
chất lượng vào những khoảng thời gian nhất định. Lãnh đạo cao nhất phải tiến hành 
xem xét chính sách và mục tiêu chất lượng và việc xem xét các hoạt động hỗ trợ do 
lãnh đạo chịu trách nhiệm về chất lượng và các thành viên khác của lãnh đạo tiến 
hành, có sử dụng các nhân viên độc lập có thẩm quyền theo quyết định của lãnh đạo. 

Việc xem xét phải bao gồm những đánh giá có cơ sở vững chắc và toàn diện bao 
gồm: 

a)  Kết quả đánh giá nội tập trung vào các yếu tố khác nhau của hệ thống chất lượng 
(xem 5.4.3); 

b)  Hiệu quả toàn diện trong việc thoả mãn sự hướng dẫn của tiêu chuẩn này và 
chính sách, mục tiêu chất lượng của tổ chức đã được công bố; 

c)  Những xem xét để cải tiến hệ thống chất lượng có liên quan đến những thay đổi 
do công nghệ mới, các quan niệm về chất lượng, các chiến lược về thị trường, và 
các điều kiện của xã hội hoặc môi trường. 

Các nhận xét, kết luận và kiến nghị đạt được do kết quả của việc xem xét và đánh 
giá cần phải được lập thành văn bản để có các giải pháp cần thiết. 

5.6. Cải tiến chất lượng 

Khi thực hiện một hệ thống chất lượng, lãnh đạo của tổ chức phải đảm bảo rằng hệ 
thống sẽ tạo điều kiện và thúc đẩy việc cải tiến chất lượng liên tục. 

Việc cải tiến chất lượng dựa vào các hành động được tiến hành trong toàn bộ tổ chức 
để nâng cao hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động và quá trình nhằm cung cấp 
những lợi ích bổ sung cho cả tổ chức và khách hàng của nó. 

Khi tạo một môi trường cho việc cải tiến chất lượng, cần phải xem xét về: 

a)  Khuyến khích và chấp nhận một kiểu hỗ trợ của lãnh đạo; 

b)  Khuyến khích những giá trị, thái độ và t| cách cổ vũ sự cải tiến; 

c)  Nêu rõ các mục tiêu của cải tiến chất lượng; 

d)  Khuyến khích việc thông tin hiệu quả và làm việc tập thể; 

e)  Công nhận những kết quả đạt được; 

f)  Huấn luyện và giáo dục cho việc cải tiến. 

Chú thích: Để có hướng dẫn thêm xem TCVN ISO 9004-4 : 1996. 

6. Xem xét về tài chính của hệ thống chất lượng 

6.1. Khái quát 

Điều quan trọng là hiệu quả của một hệ thống chất lượng được đo bằng các số liệu 
tài chính. Tác động của hệ thống chất lượng hữu hiệu đối với báo cáo lời lỗ của tổ 
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chức có thể có ý nghĩa hơn, đặc biệt bằng cách cải tiến các hoạt động, làm giảm mất 
mát do sai số và có đóng góp vào sự thoả mãn khách hàng. 

Kết quả tính toán và báo cáo nh| vậy có thể là phương tiện để xác định các hoạt 
động không hiệu quả và đề xuất các hoạt động cải tiến nội bộ. 

Qua báo cáo các hoạt động và hiệu lực của hệ thống chất lượng bằng các số liệu tài 
chính, lãnh đạo nhận được các kết quả theo ngôn ngữ kinh doanh chung từ tất cả các 
bộ phận. 

6.2. Phương pháp báo cáo tài chính của các hoạt động của hệ thống chất lượng. 

6.2.1. Khái quát 

Một số tổ chức thấy cách báo cáo lợi ích về mặt tài chính là có tác dụng trong đó 
sử dụng các thủ tục báo cáo tài chính có hệ thống về chất lượng. Các phương pháp 
báo cáo tài chính được các tổ chức cụ thể lựa chọn và sử dụng tuỳ thuộc vào cơ cấu 
tổ chức, hoạt động và mức độ hoàn thiện của hệ thống chất lượng của các tổ chức 
đó. 

6.2.2. Phương pháp. 

Có nhiều phương pháp khác nhau để thu thập, trình bày, và phân tích các yếu tố 
của dữ liệu tài chính. Phương pháp nêu dưới đây có thể dùng được, nh|ng không 
loại trừ các phương pháp khác, hoặc phỏng theo hoặc phối hợp chung với nhau. 

a)  Phương pháp tính chi phí cho chất lượng 

Phương pháp này nhằm vào các chi phí liên quan đến chất lượng, nói chung được 
chia thành các chi phí phát sinh từ các hoạt động bên trong và bên ngoài. 

Các yêu tố chi phí của hoạt động bên trong được phân tích theo mô hình xác định 
chi phí PAF (phòng ngừa, đánh giá, hỏng hóc). 

Chi phí phòng ngừa và đánh giá được coi là đầu t|, còn chi phí hỏng được coi là 
mất mát. Thành phần chi phí là: 

1)  Phòng ngừa: Nỗ lực để phòng ngừa hỏng hóc; 

2)  Đánh giá: Thử nghiệm, kiểm tra, và xem xét để đánh giá xem chất lượng quy 
định có được đáp ứng không; 

3)  Hỏng hóc bên trong: Chi phí do một sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu chất 
lượng trước khi giao hàng (ví dụ: làm lại một dịch vụ, tái chế, làm lại, thử lại, 
phế liệu); 

4)  Hỏng hóc bên ngoài: Chi phí do một sản phẩm không đáp ứng yêu cầu chất 
lượng sau khi giao hàng (ví dụ: bảo trì và sửa chữa sản phẩm, bảo hành và trả 
lại, chi phí trực tiếp và phụ phí, chi phí thu hồi sản phẩm, chi phí về trách 
nhiệm pháp lí). 

b)  Phương pháp tính chi phí trong quá trình sản xuất 

Phương pháp này phân tích chi phí do phù hợp và chi phí do không phù hợp của 
mỗi quá trình, cả hai có thể là nguồn gốc của tiết kiệm và được xác định nh| sau: 

1. Chi phí do phù hợp: Chi phí để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu đã công bố hoặc 
tiềm ẩn ý của khách hàng khi không có hỏng hóc trong quá trình hiện có; 

2. Chi phí do không phù hợp: Chi phí bỏ ra do hỏng hóc của quá trình hiện có. 

c)  Phương pháp tính tổn thất do chất lượng. 
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Phương pháp này tập trung vào các thiệt hại bên trong và bên ngoài do chất lượng 
kém và xác định các loại tổn thất hữu hình và vô hình. Các tổn thất vô hình bên 
ngoài điển hình là tổn thất do không bán được hàng vì không thoả mãn khách 
hàng. Các tổn thất vô hình bên trong điển hình là do hiệu suất công việc kém hơn 
vì phải làm lại, do công thái học kém, do thời cơ bị mất, v.v…Những tổn thất hữu 
hình là những chi phí h| hỏng bên trong và bên ngoài. 

6.3. Báo cáo 

Báo cáo tài chính về hoạt động chất lượng phải cung cấp thường xuyên cho lãnh đạo 
và được lãnh đạo giám sát và phải gắn với các biện pháp kinh doanh khác nh| "bán", 
"doanh thu", hoặc "giá trị gia tăng" nhằm: 

- Đánh giá tính thích hợp và hiệu quả của hệ thống chất lượng; 

- Xác định các lĩnh vực bổ sung cần chú ý và cải tiến; 

- Thiết lập các mục tiêu chất lượng và chi phí cho giai đoạn kế tiếp. 

Trong nhiều trường hợp, các yếu tố của báo cáo tài chính về chất lượng đều có sẵn 
trong tổ chức, nh|ng dưới các mẫu biểu khác. Các mẫu biểu báo cáo này nh| là một 
báo cáo tài chính về chất lượng có thể yêu cầu phải nhóm các yếu tố riêng biệt của 
các báo cáo khác. 

7. Chất lượng trong marketing 

7.1. Yêu cầu về marketing 

Bộ phận marketing cần phải xây dựng các yêu cầu xác định dưới dạng văn bản thích 
hợp về chất lượng sản phẩm. Đặc biệt ở giai đoạn đầy của chu kì sống của sản phẩm, 
vấn đề quan trọng là phải xem xét các yêu cầu cho tất cả các yếu tố của sản phẩm 
toàn diện, dù đó là sản phẩm cứng, sản phẩm mềm, các vật liệu được chế biến hoặc 
các dịch vụ. Thực tế, tất cả các sản phẩm đều bao hàm một số yếu tố của dịch vụ, và 
nhiều sản phẩm bao hàm một số loại sản phẩm chung. Bộ phận marketing phải: 

a)  Xác định nhu cầu đối với một sản phẩm; 

b)  Xác định nhu cầu và khu vực thị trường, để xác định loại, số lượng, giá cả và ước 
lượng thời điểm đúng lúc cho sản phẩm; 

c)  Xác định các yêu cầu cụ thể của khách hàng hoặc xem xét nhu cầu chung của thị 
trường. Việc làm này bao gồm việc đánh giá mọi mong muốn tiềm ẩn hoặc xu 
hướng của khách hàng; 

d)  Thông báo tất cả các yêu cầu của khách hàng trong nội bộ tổ chức; 

e)  Đảm bảo tất cả các bộ phận có liên quan của tổ chức có khả năng đáp ứng các 
yêu cầu của khách hàng. 

7.2. Xác định các quy định kĩ thuật đối với sản phẩm 

Bộ phận marketing cần phải cung cấp cho tổ chức một thông báo chính thức hoặc 
nét đại cương về các yêu cầu đối với sản phẩm. Các yêu cầu và mong muốn của 
khách hàng cụ thể và thị trường phải được chuyển thành một loạt sơ bộ các quy định 
kĩ thuật làm cơ sở cho việc thiết kế sau đó. Trong các yếu tố có thể được đưa vào các 
yêu cầu sau: 

a)  Các đặc tính sử dụng (ví dụ các điều kiện môi trường, điều kiện sử dụng và độ tin 
cậy); 

b)  Các đặc tính cảm quan (ví dụ kiểu cách, màu sắc, mùi vị); 
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c)  Lắp đặt, bố trí mặt bằng hoặc điều chỉnh; 

d)  Tiêu chuẩn áp dụng và thể lệ, quy chế; 

e)  Bao gói; 

f)  Thẩm tra xác nhận và) hoặc bảo đảm chất lượng. 

7.3. Thông tin phản hồi của khách hàng 

Bộ phận marketing phải thiết lập một hệ thống theo dõi thông tin và phản hồi một 
cách liên tục. Tất cả thông tin liên quan đến việc sử dụng và sự hài lòng của khách 
hàng đối với chất lượng sản phẩm cần phải được phân tích, đối chiếu, giải thích, 
thẩm tra xác nhận và báo cáo theo các văn bản thủ tục. Thông tin nh| vậy sẽ giúp 
xác định bản chất và mức độ các vấn đề của sản phẩm liên quan đến kinh nghiệm và 
mong đợi của khách hàng. Ngoài ra, các thông tin phản hồi có thể hướng hoạt động 
quản lí tới cải tiến sản phẩm hoặc tới việc cung cấp sản phẩm mới. 

(xem 8.8; 8.9; và 16.6)… 

8. Chất lượng trong quy định kĩ thuật và thiết kế 

8.1. ảnh hưởng của quy định kĩ thuật và thiết kế đến chất lượng 

Bộ phận thiết kế và xây dựng quy định kĩ thuật cần phải chuyển nhu cầu của khách 
hàng thành các quy định kĩ thuật đối với vật liệu, sản phẩm và quá trình. Điều này 
cho phép chế tạo sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng với một giá chấp nhận 
được và cho phép tổ chức có được một khoản tiền lời thoả đáng. Quy định kĩ thuật 
và thiết kế phải đảm bảo cho sản phẩm có thể sản xuất, thẩm tra xác nhận và kiểm 
soát được trong các điều kiện sản xuất, lắp đặt, bảo hành hoặc hoạt động đã đề ra. 

8.2. Lập kế hoạch thiết kế và mục tiêu (xác định dự án) 

8.2.1. Lãnh đạo phải chuẩn bị kế hoạch xác định trách nhiệm cho mỗi hoạt động thiết kế 
và triển khai bên trong và)  hoặc bên ngoài tổ chức, và đoán chắc rằng tất cả những 
ai tham gia thiết kế đều nhận thức được trách nhiệm của mình liên quan đến toàn 
bộ phạm vi của dự án. 

8.2.2. Trong việc uỷ quyền và trách nhiệm về chất lượng, lãnh đạo cần phải đoán chắc 
rằng các bộ phận thiết kế cung cấp các dữ liệu kĩ thuật đầy đủ rõ ràng và cụ thể 
cho việc mua hàng, thực hiện công việc và thẩm tra xác nhận sự phù hợp của sản 
phẩm và quá trình đối với các yêu cầu quy định. 

8.2.3. Lãnh đạo phải lập các chương trình thiết kế theo giai đoạn thời gian với các điểm 
kiểm tra thích hợp với bản chất của sản phẩm và quá trình. Phạm vi của mỗi giai 
đoạn và vị trí của điểm kiểm tra để tiến hành đánh giá sản phẩm hoặc quá trình có 
thể phụ thuộc vào một số yếu tố nh|: 

- Sử dụng sản phẩm; 

- Mức độ phức tạp của thiết kế; 

- Mức độ cải tiến và công nghệ, và 

- Mức độ tiêu chuẩn hoá và sự giống nhau so với các thiết kế cũ. 

8.2.4. Ngoài nhu cầu của khách hàng, phải xem xét các yêu cầu liên quan đến an toàn, 
quy định môi trường và các thể lệ khác, bao gồm cả các đề mục trong chính sách 
chất lượng của tổ chức mà pháp chế hiện hành ch|a đề cập tới (cũng xem 3.3). 

8.2.5. Thiết kế phải rõ ràng và xác định đầy đủ các đặc tính quan trọng đối với chất 
lượng, nh| các chuẩn cứ nghiệm thu. Cần phải xem xét cả sự phù hợp với mục đích 
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và sự bảo vệ chống dùng sai. Việc xác định sản phẩm cũng có thể bao gồm độ tin 
cậy và khả năng làm việc thông qua tuổi thọ dự tính hợp lí, gồm h| hỏng nhẹ và 
khả năng còn sử dụng được an toàn, khi thích hợp. 

8.3. Thử nghiệm và đo lường sản phẩm 

Cần phải quy định các phương pháp đo lường thử nghiệm và chuẩn cứ nghiệm thu 
được áp dụng để đánh giá sản phẩm và các quá trình trong cả giai đoạn thiết kế và 
sản xuất. Những điều này phải bao gồm những nội dung sau: 

a)  Các giá trị chỉ tiêu đặc tính sử dụng, dung sai và các đặc tr|ng định tính; 

b)  Chuẩn cứ nghiệm thu; 

c)  Các phương pháp thử nghiệm và đo lường, thiết bị, và phần mềm máy tính (xem 
điều 13). 

8.4. Xem xét thiết kế 

8.4.1. Khái quát 

ở cuối mỗi giai đoạn triển khai thiết kế, phải xây dựng kế hoạch và tiến hành xem 
xét các kết quả thiết kế một cách chính thức, nghiêm túc, hệ thống và có văn bản. 
Việc này khác với cuộc họp về tiến triển của dự án. Mỗi khi xem xét thiết kế phải 
bảo đảm sự tham gia của các đại diện của tất cả các bộ phận chức năng có ảnh 
hưởng đến chất lượng ở giai đoạn tương ứng. Khi xem xét thiết kế cần tìm ra và 
giải quyết các khu vực có vấn đề và những điều không thích hợp và phải đề ra các 
biện pháp khắc phục để bản thiết kế cuối và các số liệu thuyết minh đáp ứng yêu 
cầu của khách hàng. 

8.4.2. Các yếu tố trong việc xem xét thiết kế. 

Tuỳ thuộc vào giai đoạn thiết kế và sản phẩm, các yếu tố từ a)  đến c)  cần phải 
được xem xét; 

a)  Các yếu tố gắn với nhu cầu và nhằm thoả mãn khách hàng. 

1.  So sánh các nhu cầu của khách hàng nêu trong quy định kĩ thuật của sản phẩm 
với các quy định kĩ thuật cho nguyên vật liệu, sản phẩm và các quá trình; 

2.  Thẩm tra xác nhận thiết kế không qua thử nghiệm mẫu đầu tiên; 

3.  Khả năng làm việc trong những điều kiện sử dụng và môi trường dự tính; 

4.  Việc sử dụng sai hoặc không đúng mục đích; 

5.  Độ an toàn và sự phù hợp với môi trường xung quanh; 

6.  Sự phù hợp với các văn bản pháp quy, các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế và các 
quy chế của tổ chức; 

7.  So sánh với các thiết kế có tính cạnh tranh; 

8.  So sánh với các thiết kế tương tự, đặc biệt là việc phân tích các vấn đề đã từng 
xảy ra trong và ngoài tổ chức để tránh các vấn đề lặp lại. 

b)   Các yếu tố gắn với các quy định kĩ thuật của sản phẩm 

1. Các yêu cầu về độ tin cậy, tính thích ứng sử dụng; 

2. Các dung sai cho phép và so sánh với khả năng của quá trình; 

3. Chuẩn mức chấp nhận và loại bỏ sản phẩm; 

4. Khả năng lắp đặt, tính dễ lắp ráp, các yêu cầu l|u kho, khả năng thanh lí; 
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5. Các đặc tr|ng về hỏng hóc nhẹ và không an toàn; 

6. Các chỉ tiêu thẩm mĩ và chuẩn mực nghiệm thu; 

7. Phân tích "mode" hỏng hóc và hậu quả, phan tích cây sai lỗi; 

8. Khả năng dự đoán và khắc phục vấn đề; 

9. Các yêu cầu ghi nhận, chỉ dẫn, nhận biết, truy tìm nguồn gốc sản phẩm và các 
hướng dẫn sử dụng; 

10. Xem xét và sử dụng các chi tiết tiêu chuẩn. 

c)  Các yếu tố gắn với các quy định kĩ thuật của quá trình 

1. Khả năng sản xuất sản phẩm theo thiết kế, bao gồm các yêu cầu cụ thể về quả 
trình, cơ khí hoá, tự động hoá, lắp đặt và lắp ráp các cấu kiện; 

2. Khả năng kiểm tra và thử nghiệm thiết kế, bao gồm các yêu cầu về kiểm tra và 
thử nghiệm cụ thể; 

3. Quy định kĩ thuật của nguyên vật liệu, linh kiện, cấu kiện, phụ tùng, bao gồm 
các nguồn cung cấp và người cung ứng cũng nh| tính sẵn có của chúng; 

4. Các yêu cầu về bao gói, vận chuyển, l|u kho, lắp đặt, đặc biệt là các yếu tố an 
toàn liên quan đến các sản phẩm xuất và nhập. 

8.4.3. Thẩm tra xác nhận thiết kế. 

Tất cả thiết kế phải được thẩm tra xác nhận để đảm bảo quy định kĩ thuật của sản 
phẩm được đáp ứng đầy đủ (xem 7.2). Ngoài việc xem xét thiết kế; việc thẩm tra 
xác nhận có thể bao gồm một hoặc nhiều phương pháp sau đây: 

a)  Tính toán theo cách khác nào đó nhằm thẩm tra tính đúng đắn của các phép 
tính và các phép phân tích ban đầu; 

b)  Thử nghiệm và thuyết minh (ví dụ mô hình hoặc thử mẫu đầu tiên). Nếu áp 
dụng phương pháp này thì chương trình thử nghiệm phải được xác định rõ ràng 
và các kết quả thử nghiệm phải được ghi lại; 

c)  Thẩm tra xác nhận độc lập để xác định tính đúng đắn của các phép tính ban đầu 
và)  hoặc của các hoạt động thiết kế khác. 

8.5. Đánh giá trình độ và xác định giá trị sử dụng thiết kế 

Trong quá trình thiết kế phải đánh giá định kì bản thiết kế ở những giai đoạn quan 
trọng. Việc đánh giá này có thể ở dạng các phương pháp phân tích. Nh| FMEA 
(phân tích "mode" hỏng hóc và hậu quả), phân tích cây sai lỗi hay đánh giá rủi ro 
cũng nh| kiểm tra, thử nghiệm mô hình mẫu và)  hoặc mẫu sản xuất thực tế. Mức độ 
và khối lượng thử nghiệm phải được liên hệ với các rủi ro đã nhận thấy (xem 8.3). 
Để kiểm tra lại các tính toán ban đầu, cung cấp các phép tính khác nhau hoặc tiến 
hành thử nghiệm có thể sử dụng đánh giá độc lập khi thích hợp. Cần kiểm tra hoặc 
thử nghiệm một lượng mẫu thoả đáng để các kết quả có một độ tin cậy thống kê phù 
hợp. Việc thử nghiệm cần phải bao gồm các hoạt động sau: 

a)  Đánh giá đặc tính sử dụng, độ bền, độ an toàn, độ tin cậy trong các điều kiện bảo 
quả và làm việc dự tính; 

b)  Kiểm tra để xác nhận rằng các đặc tr|ng trong trong thiết kế phù hợp với nhu cầu 
sử dụng đã định và tất cả mọi thay đổi về thiết kế đã được duyệt đều được ghi 
nhận và thực hiện; 

c)  Xác nhận các hệ máy tính và phần mềm. 
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Tất cả các kết quả đánh giá và thử nghiệm cần phải được ghi lại thường xuyên trong 
một chu trình thử nghiệm đánh giá trình độ. Việc xem xét các kết quả thử nghiệm 
cần phải bao gồm việc phân tích các khuyết tật và hỏng hóc. 

8.6. Xem xét thiết kế cuối cùng và cho phép sản xuất. 

Thiết kế cuối cùng phải được xem xét và các kết quả xem xét cần được trình bày 
một cách thích hợp trong các quy định kĩ thuật và các bản vẽ tạo nên nội dung cho 
bản thiết kế. Trong trường hợp cần thiết, phải mô tả các thiết bị thử nghiệm đã được 
chế tạo và thay đổi nhằm khắc phục các nhược điểm trong các chương trình thử 
nghiệm đánh giá trình độ. Toàn bộ tài liệu xác định nội dung thiết kế cần được phê 
duyệt ở các cấp quản lí thích hợp bị ảnh hưởng của sản phẩm hoặc tham gia chế tạo 
sản phẩm. Việc phê duyệt có nghĩa nh| chấp nhận việc thực hiện bản thiết kế và cho 
phép bắt đầu sản xuất. 

8.7. Xem xét sự sẵn sàng cho thị trường 

Cần phải xác định xem liệu tổ chức có khả năng giao sản phẩm mới hoặc sản phẩm 
cần cải tiến hay không. Tuỳ theo loại sản phẩm, việc xem xét đánh giá có thể bao 
gồm các điểm sau: 

a)  Sự hiện diện và tính phù hợp của các sổ tay hướng dẫn lắp đặt, thao tác, bảo 
dưỡng, sủa chữa; 

b)  Có sự phân phối đầy đủ và dịch vụ sau khi bán cho khách hàng; 

c)  Đào tạo nhân viên tại chỗ; 

d)  Sự sẵn có các phụ tùng chi tiết dự trữ; 

e)  Thử nghiệm tại chỗ; 

f)  Hoàn thành thoả đáng của các phép thử đánh giá trình độ; 

g)  Kiểm tra trực tiếp các sản phẩm ban đầu và việc bao gói ghi nhãn của chúng; 

h)  Bằng chứng về khả năng của quá trình đáp ứng các yêu cầu kĩ thuật đối với thiết 
bị sản xuất. 

8.8. Kiểm soát việc thay đổi thiết kế 

Hệ thống chất lượng phải có văn bản thủ tục để kiểm soát việc đưa vào sản xuất, 
thay đổi và sử dụng các tài liệu định rõ đầu vào và nội dung (đầu ra) của thiết kế và 
để cho phép tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện các thay đổi có ảnh 
hưởng đến sản phẩm trong toàn bộ chu kì sống của nó bao gồm thay đổi trong 
hướng đẫn phần mềm và dịch vụ. Các thủ tục này phải quy định cách phê duyệt, nơi 
và thời gian thực hiện các thay đổi, loại bỏ các bản vẽ, các quy định lỗi thời trong 
khu vực làm việc, kiểm tra xác nhận sự thực hiện các thay đổi này ở địa điểm và thời 
gian quy định. Những thủ tục này đưa ra các thay đổi tức thời để phòng ngừa sản 
xuất hoặc cung cấp các sản phẩm không phù hợp. Phải nghiên cứu quy định xem xét 
thiết kế chính thức và tiến hành thử nghiệm để phê duyệt việc thay đổi khi mức độ, 
tính phức tạp hay rủi ro của việc thay đổi đó cho thấy cần có những hành động nh| 
vậy. 

8.9. Đánh giá lại trình độ thiết kế 

Cần phải tiến hành đánh giá định kì sản phẩm để đảm bảo rằng bản thiết kế vẫn có 
giá trị. Vấn đề này bao gồm việc xem xét các nhu cầu của khách hàng và các quy 
định kĩ thuật xuất phát từ kinh nghiệm thực tế, từ việc khảo sát sử dụng tại hiện 
trường hoặc kĩ thuật và công nghệ mới. Việc xem xét này cũng phải nghiên cứu tới 
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sự thay đổi quá trình. Hệ thống chất lượng phải đảm bảo để mọi kinh nghiệm trong 
sản xuất và thực tế cho thấy sự cần thiết phải thay đổi thiết kế đều được phản hồi để 
phân tích. 

Cần chú ý sao cho các thay đổi trong thiết kế không gây giảm chất lượng sản phẩm 
và phải đánh giá tác động của những thay đổi dự kiến này lên mọi tính chất của sản 
phẩm trong việc quy định kĩ thuật ban đầu của sản phẩm. 

8.10. Quản lí hình thái trong thiết kế 

Vấn đề này được khởi xướng ngay khi các yêu cầu được xác định nh|ng rất hữu ích 
trong suốt giai đoạn thiết kế. Nó tiếp tục trong toàn bộ chu trình sống của sản phẩm 
(xem 5.2.6). 

9. Chất lượng trong cung ứng 

9.1. Khái quát. 

Những vật mua vào là phần cấu thành sản phẩm của tổ chức và ảnh hưởng trực tiếp 
đến chất lượng sản phẩm của nó. Tất cả các hoạt động cung ứng hàng mua cần phải 
có kế hoạch và phải được kiểm soát bằng các văn bản thủ tục. Các dịch vụ mua hàng 
cũng bao gồm cả các dịch vụ nh| thử nghiệm, hiệu chuẩn và quá trình chế biến của 
thầu phụ. Cần thiết lập quan hệ làm việc và hệ thống thông tin phản hồi chặt chẽ với 
mỗi thầu phụ. Bằng cách này, có thể duy trì được những cải tiến chất lượng liên tục 
và tránh được hoặc dàn xếp nhanh chóng các tranh chấp về chất lượng. Quan hệ làm 
việc và thông tin phản hồi chặt chẽ sẽ có lợi cho cả hai bên. hệ thống chất lượng 
trong cung ứng ít nhất phải bao gồm các yếu tố sau: 

a)  Ban hành thích hợp các quy định kĩ thuật, bản vẽ, đơn đặt hàng và các dữ liệu kĩ 
thuật khác (xem 9.2); 

b)  Lựa chọn những người thầu phụ có đủ khả năng (xem 9.3); 

c)  Thoả thuận về đảm bảo chất lượng (xem 9.4); 

d)  Thoả thuận về phương pháp thẩm tra xác nhận (xem 9.5); 

e)   Các điều kiện để giải quyết các tranh chấp về chất lượng (xem 9.6); 

f)   Thủ tục kiểm tra giao nhận  (xem 9.7); 

g)   Kiểm soát việc nhận hàng (xem 9.7); 

h)   Hồ sơ chất lượng khi nhận (xem 9.8). 

9.2. Yêu cầu đối với quy định kĩ thuật, bản vẽ và đơn đặt hàng. 

Việc định rõ các yêu cầu là bước đầu để tiếp nhận tốt hàng hoá cung cấp. Thông 
thường, các yêu cầu này được nêu trong các quy định kĩ thuật của hợp đồng, các bản 
vẽ và các đơn đặt hàng gửi tới người thầu phụ. 

Bộ phận cung ứng phải xây d|ng các văn bản thủ tục để đảm bảo các yêu cầu đối 
với sản phẩm cung ứng được xác định và thông tin rõ ràng và quan trọng nhất là 
người thầu phụ hoàn toàn hiểu chúng. Các phương pháp này có thể bao gồm các thủ 
tục dưới dạng văn bản để soạn thảo các quy định kĩ thuật, bản vẽ và đơn đặt hàng, 
chuẩn bị hội nghị với những người thầu phụ trước khi giao đơn đặt hàng và các hoạt 
động khác phù hợp với mặt hàng cung ứng. 

Các đơn đặt hàng phải có các số liệu mô tả rõ ràng sản phẩm đặt mua. Các yếu tố 
điển hình nh| sau: 

a)  Xác định chính xác về kiểu, loại và cấp; 
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b)  Các chỉ dẫn kiểm tra và lần xuất bản thích hợp các quy định kĩ thuật; 

c)  Tiêu chuẩn về hệ thống chất lượng được áp dụng. 

Các đơn đặt hàng phải được xem xét và thông qua về mức độ chính xác và đầy đủ 
trước khi giao. 

9.3. Chọn người thầu phụ có khả năng. 

Mỗi người thầu phụ phải có khả năng rõ ràng trong việc cung cấp sản phẩm đáp ứng 
mọi yêu cầu trong các quy định kĩ thuật, bản vẽ và đơn đặt hàng. 

Các phương pháp để xác định khả năng này có thể gồm tập hợp một số trong những 
điểm sau đây: 

a)  Đánh giá tại chỗ khả năng và)  hoặc hệ thống chất lượng của người thầu phụ; 

b)  Đánh giá mẫu sản phẩm; 

c)  Lịch sử đã qua với những sản phẩm tương tự; 

d)  Các kết quả thử nghiệm nh|ng sản phẩm tương tự; 

e)  Kinh nghiệm được ghi nhận của người sử dụng khác. 

9.4. Thoả thuận về đảm bảo chất lượng. 

Tổ chức phải thoả thuận rõ ràng với người thầu phụ về bảo đảm sản phẩm được cung 
cấp. Điều này có thể đạt được thực hiện bằng một hoặc nhiều yếu tố sau: 

a)  Tin tưởng vào hệ thống chất lượng của người thầu phụ; 

b)  Xuất trình các số liệu kiểm tra/  thử nghiệm đã được quy định và các hồ sơ kiểm 
soát quá trình kèm theo; 

c)  Người thầu phụ kiểm tra/  thử nghiệm 100% sản phẩm; 

d)  Người thầu phụ kiểm tra nghiệm thu và (hoặc) thử nghiệm theo phương pháp lấy 
mẫu; 

e)  Người thầu phụ thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng chính thức theo yêu cầu 
của tổ chức; trong một số trường hợp có thể sử dụng mô hình đảm bảo chất lượng 
chính thức (xem TCVN ISO9001, TCVN ISO 9002 và TCVN ISO 9003);  

f)  Đánh giá định kì các quy chế chất lượng của người thầu phụ do tổ chức hoặc bên 
thứ ba tiến hành; 

g)  Kiểm tra giao nhận hoặc phân loại ở cơ sở. 

9.5. Thoả thuận về phương pháp thẩm tra xác nhận. 

Phải thoả thuận rõ ràng với người thầu phụ về các phương pháp dùng để kiểm tra 
xác nhận sự phù hợp với các yêu cầu. Những thoả thuận này có thể bao gồm cả việc 
trao đổi các số liệu kiểm tra, thử nghiệm với mục đích cải tiến chất lượng hơn nữa. 
Các thoả thuận đạt được có thể giảm tối đa các khó khăn trong việc thấu hiểu các 
yêu cầu cũng nh| các phương pháp kiểm tra, thử nghiệm và lấy mẫu. 

9.6. Các điều khoản để giải quyết các tranh chấp về chất lượng 

Phải thiết lập các hệ thống và thủ tục để có thể giải quyết các tranh chấp về chất 
lượng với người thầu phụ. Cần có những điều khoản giải quyết các vấn đề hàng ngày 
và các vấn đề đột xuất. 

Một mặt rất quan trọng của các hệ thống và thủ tục này là điều kiện về cải tiến các 
kênh thông tin giữa tổ chức và người thầu phụ về các vấn đề ảnh hưởng đến chất 
lượng. 
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9.7. Lập kế hoạch kiểm tra và kiểm soát khi nhận 

Phải có các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng vật liệu nhập về được kiểm soát 
đúng đắn. Các thủ tục này phải bao gồm khu vực cách li hoặc các phương pháp thích 
hợp khác để phòng ngừa việc sử dụng vô ý hoặc lắp đặt các vật liệu không phù hợp 
(xem 14.3). 

Phạm vi tiến hành kiểm tra khi nhận phải được lập kế hoạch một cách cẩn thận. Các 
đặc tính cần kiểm tra phải dựa trên tính chất chủ yếu của sản phẩm. 

Cần xem xét khả năng của người thầu phụ có tính đến các yếu tố theo 9.3. Mức độ 
kiểm tra phải được lựa chọn để cho làm cân bằng được các chi phí kiểm tra so với 
kết quả kiểm tra không đầy đủ. 

Trước khi hàng về, cần phải đảm bảo chắc chắn có đủ các dụng cụ, dưỡng kiểm, 
thước đo, trang thiết bị cần thiết đã được hiệu chuẩn đúng. Các nhân viên phải được 
đào tạo phù hợp. 

 

9.8. Hồ sơ chất lượng liên quan đến mua hàng 

Hồ sơ chất lượng thích hợp liên quan đến sản phẩm khi nhận phải được l|u giữ. 
Điều này đảm bảo có sẵn các dữ liệu theo thời gian nhằm đánh giá sự thực hiện và 
xu hướng chất lượng của người thầu phụ. 

Bên cạnh đó, việc l|u giữ hồ sơ về số mã hiệu lô hàng với mục đích xác nhận rõ 
nguồn gốc của lô, có thể rất có ích và trong một số trường hợp là rất quan trọng. 

10. Chất lượng và quá trình 

10.1. Lập kế hoạch kiểm soát quá trình 

10.1.1. Việc lập kế hoạch quá trình phải đảm bảo các quá trình này được kiểm soát theo 
một cách thức và trình tự quy định. Các điều kiện được kiểm soát bao gồm việc 
kiểm soát một cách thích hợp nguyên vật liệu, thiết bị sản xuất, lắp đặt và dịch vụ 
đã được chấp nhận, các văn bản thủ tục, hoặc kế hoạch chất lượng, phần mềm máy 
tính, tiêu chuẩn) quy phạm tham khảo nhân sự cùng với việc cung cấp hàng hoá, 
vật dụng và môi trường có liên quan. 

Các hoạt động của quá trình phải được quy định với mức độ cần thiết bằng các văn 
bản hướng dẫn công việc. 

Các nghiên cứu khả năng của quá trình phải phải được tiến hành để xác định hiệu 
quả dự kiến của nó (xem 10.2). 

Các quy chế chung có thể được áp dụng tốt trong tổ chức phải được lập thành văn 
bản và tham khảo trong tất cả mọi thủ tục và hướng dẫn thích hợp. Các hướng dẫn 
này phải miêu tả chuẩn mực để xác định sự hoàn thành tốt công việc và sự phù hợp 
với quy định kĩ thuật và tiêu chuẩn về tay nghề. Các chuẩn mực tay nghề cần phải 
được quy định một cách thực tế rõ ràng nhất bằng các văn bản tiêu chuẩn, bằng 
minh hoạ và)  hoặc bằng mẫu đại diện. 

10.1.2. Việc thẩm tra xác nhận trạng thái chất lượng của sản phẩm cứng quá trình, sản 
phẩm mềm, nguyên vật liệu chế biến, dịch vụ hay môi trường phải được tiến hành 
tại những khâu quan trọng trong dây chuyền sản xuất để hạn chế đến mức thấp 
nhất các tác hại của khuyết tật và để đạt năng suất cao nhất. Việc sử dụng các biểu 
đồ kiểm soát và các thủ tục lấy mẫu thống kê và các kế hoạch là những ví dụ về 
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các kĩ thuật được sử dụng để tạo điều kiện dễ dàng cho việc kiểm soát quá trình 
(xem 12.2). 

10.1.3. Theo dõi và kiểm soát quá trình phải liên quan trực tiếp với các quy định kĩ thuật 
của sản phẩm hoàn chỉnh hoặc với yêu cầu nôi bộ. Nếu việc thẩm tra xác nhận các 
thay đổi của quá trình qua một số thủ tục đo lường là không thực tế về kĩ thuật 
hoặc kinh tế hoặc không thực hiện được thì việc thẩm tra xác nhận sẽ phải trước 
tiên phụ thuộc vào thẩm tra xác nhận các đặc tính của thành phẩm. Trong tất cả 
mọi trường hợp, cần phải xây dựng mối quan hệ giữa kiểm soát trong quá trình, 
các quy định kĩ thuật của chúng với các quy định kĩ thuật của thành phẩm, phải 
thông báo mối quan hệ này cho những người có liên quan và lập thành văn bản. 

10.1.4. Mọi thẩm tra xác nhận trong quá trình sản xuất và thẩm tra xác nhận cuối cùng 
phải được lập kế hoạch và được quy định. Thủ tục thử nghiệm và kiểm tra đã được 
lập thành văn bản phải được l|u trữ cho mỗi đặc tính cần kiểm tra, bao gồm cả các 
thiết bị chuyên dùng để thực hiện các việc kiểm tra và thử nghiệm, cũng nh| các 
yêu cầu đã quy định và các chuẩn mực về tay nghề. 

10.1.5. Những phương pháp phù hợp về làm sạch, bảo quản và các chi tiết về bao gói gồm 
cả việc chống ẩm, lót mềm, cho vào thùng phải được quy định và đưa vào văn bản 
thủ tục. 

 

10.1.6. Cần phải khuyến khích những nỗ lực xây dựng các phương pháp mới để cải tiến 
chất lượng quá trình. 

10.2. Khả năng và quá trình 

Các quá trình phải được thẩm tra xác nhận về khả năng sản xuất sản phẩm phù hợp 
với các quy định kĩ thuật. Phải xác định rõ các nguyên nhân liên quan đến đặc tính 
của sản phẩm hoặc quá trình có thể có ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng sản phẩm. 
Phải xây dựng việc kiểm soát phù hợp để đảm bảo rằng các đặc tính này vẫn nằm 
trong quy định kĩ thuật hoặc các thay đổi thích hợp được tiến hành. 

Việc thẩm tra xác nhận các quá trình phải bao gồm cả nguyên vật liệu, trang thiết bị, 
hệ thống và phần mềm máy tính, các thủ tục và nhân sự. 

10.3. Vấn đề cung cấp hàng hoá, vật dụng và môi trường 

Khi có ảnh hưởng quan trọng đến các đặc tính chất lượng, thì các nguyên vật liệu, 
vật t| phụ trợ nh| trước, khí nén, điện năng và hoá chất dùng trong sản xuất phải 
được kiểm soát, kiểm tra xác nhận định kì để đảm bảo sự tác động lên quá trình là 
đồng nhất. Khi các yếu tố môi trường, nh| nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng vệ sinh là 
quan trọng đối với chất lượng sản phẩm, phải quy định, kiểm soát, thẩm tra xác 
nhận các giới hạn cho phép thích hợp. 

10.4. Vận chuyển 

Việc vận chuyển sản phẩm phải được lập kế hoạch và kiểm soát cho sản phẩm nhập 
vào, sản phẩm trong quá trình và sản phẩm cuối cùng. Việc này không chỉ áp dụng 
cho giao nhận mà cả khi đưa vào sử dụng. 

Các phương pháp vận chuyển sản phẩm phải quy định việc lựa chọn và sử dụng 
đúng đắn, khay chứa, băng tải, xe tải hợp cách để ngăn ngừa h| hỏng hoặc huỷ hoại 
do văng, va chạm, ăn mòn, nhiệt độ hoặc bất kì điều kiện nào khác xuất hiện trong 
quá trình sản xuất hoặc giao nhận. 

11. Kiểm soát quá trình 
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11.1. Khái quát 

Chất lượng sản phẩm phải được đề cập đến ở mỗi giai đoạn trong chu kì sống của 
sản phẩm (xem 5.1.1). 

11.2. Kiểm soát, truy tìm nguồn gốc và xác định nguyên vật liệu 

11.2.1. Kiểm soát nguyên vật liệu 

Tất cả các nguyên vật liệu và bộ phận chi tiết phải phù hợp với các quy định trước 
khi đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, khi xác định khối lượng và tính chất của việc 
kiểm tra tiếp nhận, cần thiết phải xem xét chi phí và ảnh hưởng của chất lượng 
nguyên liệu phí tiêu chuẩn đối với quá trình sản xuất. 

Sản phẩm trong dây chuyền, kể cả sản phẩm tồn kho trong dây chuyền phải được 
tồn trữ, phân cách, vận chuyển và bảo vệ một cách thích hợp để giữ được tính thích 
ứng sử dụng của chúng. Cần đặc biệt chú ý kiểm soát tuổi thọ sử dụng và sự h| 
hỏng bao gồm cả việc đánh giá sản phẩm tồn kho ở những thời điếm thích hợp (đối 
với bảo quản thành phẩm, xem 16.1). 

11.2.2. Truy tìm nguồn gốc 

ở nơi mà truy tìm nguồn gốc sản phẩm là quan trọng thì phải duy trì việc xác định 
thích hợp suốt trong quá trình từ lúc nhận và trong tất cả các giai đoạn sản xuất, 
giao nhận và lắp đặt để có thể truy tìm đến nguồn gốc và tình trạng xác nhận của 
nguyên vật liệu gốc (xem 11.7 và 14.2). 

11.2.3. Xác định 

Việc đánh dấu và ghi nhận vật liệu phải rõ ràng, bền và phù hợp với quy định của 
kĩ thuật. Vật liệu phải được nhận biết một cách nhất quán từ lúc tiếp nhận ban đầu 
đến khi giao và lắp đật ở nơi nhận hàng cuối cùng. Việc xác định này phải theo 
văn bản thủ tục và phải được ghi lại. Điều này cho phép xác định sản phẩm cụ thể 
trong trường hợp cần lấy lại hoặc kiểm tra đặc biệt. 

11.3. Kiểm soát và bảo trì thiết bị 

Tất cả các trang thiết bị bao gồm máy móc cố định, đồ gá, thiết bị lắp xiết, dụng cụ, 
mẫu, dưỡng kiểm, cữ đo phải được kiểm tra độ chính xác trước khi sử dụng. Phải 
đặc biệt chú ý đến các máy tính dùng để kiểm soát các quá trình và sự bảo trì các 
phần mềm có liên quan (xem 12.1). 

Trang thiết bị phải được bảo quản thích hợp và bảo vệ đầy đủ giữa các lần sử dụng 
và phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn lại theo thời hạn thích hợp để đảm bảo các 
yêu cầu liên quan đến độ chính xác được đáp ứng (độ đúng và độ tập trung). 

Cần xây dựng chương trình bảo trì dự phòng để đảm bảo khả năng làm việc liên tục. 
Cần đặc biệt chu ý tới các đặc tính của trang thiết bị có ảnh hưởng tới chất lượng sản 
phẩm. 

11.4. Quản lí kiểm soát quá trình 

Phải lập kế hoạch, thông qua, giám sát và kiểm soát quá trình quan trọng đối với 
chất lượng sản phẩm. 

Phải đặc biệt chú ý đến các đặc tính, sản phẩm không thể đo được một cách dẽ dàng 
hay quá tốn kém và đòi hỏi các kĩ năng đặc biệt. 

Các biến số của quá trình phải được giám sát, kiểm soát và xác nhận theo các tần số 
thích hợp để đảm bảo: 

a)   Độ chính xác và tính biến động của các thiết bị sử dụng; 
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b)  Kĩ năng. khả năng và kiến thức của người thao tác; 

c)   Độ chính xác của các kết quả đo và các dữ liệu sử dụng để kiểm soát quá trình; 

d)   Môi trường của quá trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng nh| thời 
gian, nhiệt độ và áp suất; 

e)   Tài liệu thích hợp về các biến số của quá trình, thiết bị và nhân sự. 

Trong một số trường hợp ví dụ nh| khi các sai sót của quá trình có thể chỉ trở nên rõ 
ràng sau khi sản phẩm được đưa vào sử dụng, kết quả của quá trình không thể được 
xác nhận trực tiếp bằng việc kiểm tra hoặc thử nghiệm sau đó đối với bản than sản 
phẩm. Những quá trình nh| vậy đòi hỏi việc đánh giá trước trình độ (xác nhận) để 
đảm bảo khả năng của quá trình và kiểm soát tất cả các biến số tới hạn trong hoạt 
động của quá trình. 

11.5. Tài liệu 

Phải kiểm soát tài liệu nh| đã quy định trong hệ thống chất lượng (xem điều 5.3 và 
17.3). 

11.6. Kiểm soát sự thay đổi quá trình. 

Phải chỉ định rõ ràng những người có trách nhiệm, quyền hạn thay đổi quá trình và 
nếu cần thiết, phải thoả thuận với khách hàng. Giống nh| sự thay đổi thiết kế, tất cả 
sự thay đổi về dụng cụ, trang thiết bị sản xuất, nguyên vật liệu hay quá trình phải 
được lập thành văn bản. Việc thực hiện phải được đề cập đến trong các thủ tục xác 
định. 

Sau mỗi sự thay đổi, sản phẩm phải được đánh giá để xác nhận rằng sự thay đổi đó 
mang lại hiệu quả chất lượng mong muốn. Bất kì sự thay đổi nào trong mối quan hệ 
giữa quá trình và đặc tính sản phẩm xuất phát từ các thay đổi trên phai được lập 
thành văn bản và phải được thông báo thích hợp. 

11.7. Kiểm soát tình trạng xác nhận 

Tình trạng xác nhận đầu vào của quá trình phải được xác định. Việc xác định này có 
thể là các cách phù hợp nh| tem, dấu, kí hiệu hoặc hồ sơ kiểm tra đi kèm với sản 
phẩm hoặc bằng số liệu nhập vào máy tính hoặc định vị vật lí. sự nhận biết này phải 
phân biệt được trong những sản phẩm ch|a được xác nhận, sản phẩm nào phù hợp và 
sản phẩm nào không phù hợp. Sự nhận biết này cho phép phân biệt rõ nguyên vật 
liệu đã được thẩm tra và ch|a được thẩm tra và chỉ rõ việc chấp nhận tại điểm kiểm 
tra. Cũng cần chỉ rõ đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm xác nhận. 

11.8. Kiểm soát sản phẩm không phù hợp 

Phải quy định việc xác định và kiểm soát toàn bộ sản phẩm và nguyên liệu không 
phù hợp (xem điều 14). 

12. Kiểm tra xác nhận sản phẩm. 

12.1. Nguyên vật liệu và chi tiết nhập vào. 

Phương pháp dùng để đảm bảo chất lượng của nguyên vật liệu, chi tiết và cụm chi  
tiết ghép bộ được cung ứng đưa vào sản xuất phụ thuộc vào tầm quan trọng của mỗi 
loại đối với chất lượng sản phẩm, vào tình trạng kiểm soát và các thông tin từ người 
thầu phụ và ảnh hưởng đến chi phí (xem điều 9, đặc biệt là 9.7; 9.8). 

12.2. Kiểm tra xác nhận trong quá trình 

Cần phải tiến hành kiểm tra hoặc thử nghiệm để xác nhận mức độ phù hợp của sản 
phẩm ở một số điểm thích hợp trong quả trình. Vị trí và số lần tiến hành kiểm tra 
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hoặc thử nghiệm phụ thuộc vào tầm quan trọng của các đặc tính và sự thuận tiện khi 
kiểm tra xác nhận trong công đoạn sản xuất tương ứng. Nhìn chung, việc xác nhận 
cần được tiến hành càng gần điểm sinh ra đặc tính phải kiểm tra càng tốt. 

a)  Lập và kiểm tra chi tiết đầu tiên; 

b)  Kiểm tra hoặc thử nghiệm do người đứng máy tiến hành; 

c)  Kiểm tra hoặc thử nghiệm tự động; 

d)  Kiểm tra ở các điểm cố định sau những khoảng thời gian trong suất quá trình sản 
xuất; 

e)  Giám sát các hoạt động riêng biệt do kiểm tra viên tiến hành. 

Sản phẩm không được đưa ra sử dụng nếu ch|a được xác nhận phù hợp với kế 
hoạch chất lượng trừ trường hợp đặc biệt. 

12.3. Kiểm tra xác nhận thành phẩm. 

Để tăng cường các công tác kiểm tra và thử nghiệm trong quá trình sản xuất người ta 
sử dụng hai hình thức kiểm tra xác nhận thành phẩm. tuỳ theo từng trường hợp, có 
thể sử dụng một hoặc cả hai: 

a)  Kiểm tra nghiệm thu hoặc thử nghiệm có thể sử dụng để khẳng định sự phù hợp 
của thành phẩm với yêu cầu quy định. Có thể tham khảo đơn hàng để xác nhận 
sự phù hợp về chủng loại và số lượng của sản phẩm sắp chuyển giao. Ví dụ kiểm 
tra 100% hạng mục, lấy mẫu theo lô hoặc lấy mẫu liên tục; 

b)  Đánh giá chất lượng sản phẩm liên tục hoặc định kì các đơn vị mẫu đã chọn làm 
đại diện của những lô hoàn chỉnh có thể. 

Kiểm tra nghiệm thu và đánh giá chất lượng sản phẩm có thể dùng để cung cấp 
thông tin phản hồi nhanh chóng cho các hoạt động khắc phục đối với sản phẩm và 
quá trình hoặc hệ thống chất lượng. Sản phẩm không phù hợp phải được báo cáo 
xem xét, bỏ đi hoặc tách riêng và sửa chữa, được chấp nhận và có nhân nhượng hoặc 
không, làm lại, hạ cấp hoặc cho loại bỏ (xem điều 14). Các sản phẩm được sửa chữa 
và)  hoặc làm lại phải được kiểm tra và thử nghiệm lại. 

Không sản phẩm nào được gửi đi cho đến khi tất cả các hoạt động quy định trong kế 
hoạch chất lượng hoặc các văn bản thủ tục đã được hoàn thành một cách đầy đủ và 
các số liệu tài liệu liên quan đã có và được phép. 

13. Kiểm soát các thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm 

13.1. Kiểm soát phép đo. 

Việc kiểm soát phải được duy trì cho tất cả hệ thống đo lường sử dụng trong triển 
khai, sản xuất, lắp đặt và vận hành một sản phẩm để có được lòng tin trong các 
quyết định hoặc các hoạt động dựa trên các số liệu đo lường. Phải kiểm soát thiết bị 
đo kiểm, dụng cụ, chỉ thị, các thiết bị thử nghiệm đặc biệt và các phần mềm thử có 
liên quan. Ngoài ra, các đồ gá, vật cố định phần cứng thử, chuẩn so sánh và trang bị 
dụng cụ của quá trình có ảnh hưởng đến các đặc tính đã quy của sản phẩm hoặc quá 
trình cũng phải được kiểm soát một cách thích hợp (xem điều 11.3). Phải biên soạn 
thủ tục để giám sát và duy trì bản thân quá trình đo ở trong trạng thái kiểm soát 
thống kê bao gồm thiết bị, thủ tục và kĩ năng của người thao tác. Thiết bị kiểm tra, 
đo lường và thử nghiệm bao gồm cả phần mềm thử cần phải được sử dụng theo các 
văn bản thủ tục để đảm bảo biết được độ không đảm bảo của phép đo và độ không 
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đảm bảo đó phù hợp với khả năng yêu cầu của phép đo. Cần phải có hành động thích 
hợp khi độ chính xác không tương ứng để đo đúng đắn các quá trình và sản phẩm. 

13.2. Các yếu tố của việc kiểm soát. 

Các thủ tục kiểm soát, các tiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm và phương pháp 
thử phải bao gồm, tuỳ theo: 

a)   Quy định và lựa chọn thích hợp bao gồm phạm vi đo, độ chính xác và độ bền 
trong các điều kiện môi trường quy định; 

b)   Hiệu chuẩn ban đầu trước khi sử dụng lần đầu nhằm xác nhận độ chính xác yêu 
cầu (độ chính xác và độ tập trung); cũng cần thử nghiệm phần mềm, các thủ tục 
kiểm soát thiết bị thử nghiệm tự động; 

c)   Thu hồi định kì để hiệu chỉnh, hiệu chuẩn và sửa chữa có xét đến quy định kĩ 
thuật của người sản xuất, các kết quả của lần hiệu của lần hiệu chuẩn trước, 
phương pháp và mức độ sử dụng để duy trì độ chính xác cần thiết trong sử dụng; 

d)  Các tài liệu thuyết minh về cách nhận biết phương tiện, chu kì hiệu chuẩn, tình 
trạng hiệu chuẩn và các thủ tục tiến hành thu hồi, vận chuyển và l|u kho, điều 
chỉnh, sửa chữa, hiệu chuẩn, lắp đặt và sử dụng; 

e)  Mối liên hệ truyền chuẩn với các chuẩn có độ chính xác cao và độ ổn định đã 
biết, tốt nhất là với chuẩn được công nhận quốc gia hoặc quốc tế; khi không có 
các chuẩn nh| vậy thì cơ sở dùng để hiệu chuẩn phải được lập thành văn bản. 

13.3. Kiểm soát phép đo của người thầu phụ 

Việc kiểm soát các thiết bị đo lường và thử nghiệm và các phương pháp thử có thể 
mở rộng tới mọi người thầu phụ. 

13.4. Hành động khắc phục. 

Cấn có hành động thích hợp khi phát hiện thấy các quá trình đo không kiểm soát 
được hay khi các thiết bị kiểm tra đo lường và kiểm nghiệm không được hiệu chuẩn. 
Phải tiến hành đánh giá để xác định ảnh hưởng đến công việc đã hoàn thành và tới 
mức độ nào thì cần phải đo lại, thử lại, hiệu chuẩn lại hoặc khi cần có thể loại bỏ 
hoàn toàn các thiết bị hoặc quá trình. Ngoài ra, việc phát hiện nguyên nhân cũng 
quan trọng nhằm phòng ngừa sự tái diễn. Việc này có thể bao gồm việc xem xét lại 
các phương pháp và chu kì hiệu chuẩn, việc đào tạo nhân sự và mức độ phù hợp của 
thiết bị thử nghiệm. 

13.5. Thử nghiệm bên ngoài. 

Có thể sử dụng các phương tiện của tổ chức bên ngoài trong việc kiểm tra, đo lường, 
thử nghiệm và hiệu chuẩn để tránh tăng phí tổn hoặc phải đầu t| thêm nếu các yêu 
cầu nêu ở điều 13.2 và 13.4 được thoả mãn, xem TCVN 6131-1 : 1996 (ISO 10012-
1). 

14. Kiểm soát sản phẩm không phù hợp 

14.1. Khái quát. 

Cần phải thiết lập các bước xử lí đối với sản phẩm không phù hợp và duy trì bằng 
các văn bản thủ tục. Mục tiêu của các th| tục để kiểm soát không phù hợp và nhằm 
tránh chi phí không cần thiết để tái chế sản phẩm không phù hợp. Các bước nêu ra ở 
14.2 đến 14.7 cần phải tiến hành ngay khi thấy xuất hiện các dấu hiệu chứng tỏ 
nguyên vật liệu, chi tiết ghép bộ hoặc sản phẩm hoàn chỉnh không hoặc có thể 
không phù hợp với yêu cầu quy định. 
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14.2. Nhận dạng. 

Các đối tượng hoặc lô nghi ngờ là không phù hợp phải được xác định ngay và lập 
biên bản về sự xuất hiện đó. 

Cần phải quy định sự cần thiết phải xem xét hoặc xem xét lại những lô trước. 

14.3. Tách riêng. 

Nếu có thể được các đối tượng không phù hợp phải được tách riêng ra khỏi các đối 
tượng phù hợp và được xác định một cách đầy đủ để ngăn ngừa việc sử dụng không 
cố ý chúng sau này cho đến khi có quyết định thanh lí thích hợp. 

14.4. Xem xét. 

Các sản phẩm không phù hợp cần phải được các nhân viên được chỉ định xem xét để 
xác định xem liệu chúng có thể được s| dụng nh| nguyên trạng hay là phải được sửa 
chữa, làm lại phân loại hay loại bỏ. Các nhân viên thực hiện việc này cần phải có 
năng lực để đánh giá ảnh hưởng của quyết định tới tính năng lắp lẫn, tới công đoạn 
sau, tới đặc tính sử dụng, độ tin cậy, độ an toàn và các yêu cầu thẩm mĩ (xem 9.7 và 
11.8). 

14.5. Xử lí. 

Việc xử lí các sản phẩm không phù hợp cần được tiên hành ngay khi có thể được. 
Quyết định chấp nhận sản phẩm phải được lập thành văn bản kèm theo lí do của việc 
làm đó với các điều cần đề phòng thích hợp. 

14.6. Hành động. 

Cần phải hành động càng sớm càng tốt để ngăn chặn việc sử dụng hoặc lắp đặt vô 
tình sản phẩm không phù hợp. Hành động này có thể bao gồm xem xét các sản phẩm 
khác được thiết kế hoặc được chế tạo theo cùng những thủ tục nh| sản phẩm bị phát 
hiện là không phù hợp và)  hoặc các lô trước đó của cùng một sản phẩm. 

Đối với công việc đang tiến hành, hành động khắc phục cần phải được làm ngay nếu 
có thể được nhằm hạn chế chi phí sửa chữa, làm lại hoặc loại bỏ. Sản phẩm sửa chữa, 
làm lại và/  hoặc sửa đổi phải được kiểm tra lại hoặc thử lại để xác nhận sự phù hợp 
với yêu cầu quy định. 

Ngoài ra, có thể phải thu hồi sản phẩm hoàn chỉnh cho dù đang trong kho thành 
phẩm, đang trên đương đến chỗ phân phối, trong cửa hàng hoặc đã được sử dụng 
(xem 11.2). Quyết định thu hồi sản phẩm phải tính đến vấn đề an toàn, trách nhiệm 
pháp lí của sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng. 

14.7. Phòng ngừa sự không phù hợp tái diễn. 

Cần  phải thực hiện các bước thích hợp để phòng ngừa sự không phù hợp tiếp diễn, 
(xem 15.5 và 15.6). 

15. Hành động khắc phục. 

15.1. Khái quát. 

Các hành động khắc phục bắt đầu từ việc phát hiện các vấn đề liên quan đến chất 
lượng về việc tiến hành các biện pháp để loại trừ hoặc giảm đến mức thấp nhất sự tái 
diễn các vấn đề. Hoạt động khắc phục cũng có thể bao gồm việc sửa chữa, làm lại, 
thu hồi hoặc loại bỏ sản phẩm không đạt yêu cầu. 

Nhu cầu có hành động loại bỏ nguyên nhân sự không phù hợp có thể xuất hiện từ 
các nguồn sau: 
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a)  Đánh giá (nội bộ và)  hoặc bên ngoài); 

b)  Báo cáo sự không phù hợp của quá trình; 

c)  Xem xét của lãnh đạo; 

d)  Sự phản hồi của thị trường; 

e)  Khiếu nại của khách hàng; 

Hành động cụ thể để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp hiện có hoặc tiềm ẩn được 
nêu ở các bước 15.2 đến 15.8. 

15.2. Phân công trách nhiệm. Trách nhiệm và quyền hạn tiến hành các hoạt động khắc 
phục phải được xác định nh| là một phần của hệ thống chất lượng. Sự phối hợp, ghi 
nhận và theo dõi các hoạt động khắc phục có liên quan đến tất cả các mặt của hệ 
thống chất lượng phải được phân công trong nội bộ tổ chức. Việc phân tích và thực 
hiện có thể bao gồm nhiều bộ phận chức năng, nh| thiết kế, đặt mua kĩ thuật, chế 
tạo và kiểm soát chất lượng. 

15.3. Đánh giá tầm quan trọng 

Tầm quan trọng của một vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng phải được đánh giá trên 
cơ sở khả năng tác động tiềm ẩn của nó lên các mặt nh| chi phí sản xuất, chi phí 
liên quan đến chất lượng, tính năng sử dụng, độ tin cậy, độ an toàn và sự thoả mãn 
của khách hàng. 

15.4. Điều tra nguyên nhân có thể có. 

Phải xác định các biến số quan trọng ảnh hưởng đến khả năng của quá trình sản xuất 
thoả mãn các yêu cầu quy định. Cần phải xác định mối quan hệ giữa nguyên nhân 
và hiệu quả có xét đến tất cả các nguyên nhân tiềm ẩn. Kết quả điều tra phải được 
ghi lại. 

15.5. Phân tích vấn đề 

Khi phân tích một vấn đề liên quan đến chất lượng, phải xác định nguyên nhân cơ 
bản xuất hiện trước khi lập kế hoạch cho các biện pháp phòng ngừa. Nhiều khi 
nguyên nhân cơ bản này lại không rõ ràng, khi ấy cần phải phân tích rất cẩn thận 
các quy định kĩ thuật cho sản phẩm, và các quá trình, thao tác, hồ sơ chất lượng, báo 
cáo dịch vụ có liên quan và các ý kiến phản ánh của khách hàng. Việc sử dụng các 
phương pháp thống kê có thể hữu ích cho việc phân tích (xem điều 20). 

Cần phải xem xét việc lập hồ sơ liệt kê sự không phù hợp để giúp xác định những 
vấn đề có cùng nguồn gốc trái ngược với các vấn đề xuất hiện một lần. 

15.6. Loại trừ nguyên nhân. 

Cần có những bước thích hợp để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp hiện có 
hoặc tiềm ẩn. Việc xác định nguyên nhân hoặc nguyên nhân tiềm tàng có thể đưa 
đến những thay đổi sản xuất, bao gói, dịch vụ, vận chuyển hoặc l|u kho, soát sét 
quy định kĩ thuật cho sản phẩm và/ hoặc soát xét lại hệ thống chất lượng. Hoạt động 
phải được đưa ra ở mức độ phù hợp với mức độ trầm trọng của vấn đề và tránh xuất 
hiện lại sự không phù hợp. 

15.7. Kiểm soát quá trình. 

Cần phải thực hiện đầy đủ việc kiểm soát các quá trình và các thủ tục để phòng ngừa 
sự tái phát vấn đề. Khi thực hiện các hành động khắc phục, cần phải theo dõi hiệu 
quả của chúng để đáp ứng các mục tiêu mong muốn. 

15.8. Thay đổi lâu dài. 
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Những thay đổi mang tính lâu dài là kết quả của các hoạt động khắc phục phải được 
ghi nhận lại trong các hướng dẫn công việc, trong các quy định vè quá trình sản 
xuất, quy định kĩ thuật của sản phẩm và/  hoặc hệ thống chất lượng. Cũng có thể cần 
phải soát xét lại các thủ tục được sử dụng để phát hiện và loại bỏ các vấn đề còn 
tiềm ẩn. 

16. Hoạt động sau sản xuất. 

16.1. Bảo quản. 

Phải quy định phương pháp bảo quản thích hợp để đảm bảo tuổi thọ và tránh h| 
hỏng. điều kiện bảo quản và điều kiện l|u kho phải được kiểm tra theo khoảng thời 
gian thích hợp phù hợp với yêu cầu quy định và để phát hiện mất mát, hao mòn, h| 
hỏng sản phẩm (cũng xem 10.4 và 10.1.5). 

16.2. Giao hàng. 

Trong tất cả các giai đoạn giao hàng, việc duy trì chất lượng sản phẩm là rất quan 
trọng. Tất cả sản phẩm có tuổi thọ sử dụng hạn chế hoặc yêu cầu bảo vệ đặc biệt 
trong vận chuyển hoặc bảo quản phải được phân biệt rõ và phải xây dựng, lập văn 
bản và duy trì các thủ tục để bảo đảm rằng các sản phẩm h| hỏng không được gửi đi 
và đưa vào sử dụng. 

16.3. Lắp đặt. 

Các thủ tục lắp đặt bao gồm cả ghi chú cảnh báo cần phải giúp cho việc lắp đặt đúng 
và phải được lập thành văn bản. Chúng phải bao gồm các điều khoản cho phép loại 
bỏ việc lắp đặt không đúng hay các yếu tố có ảnh hưởng xấu đến chất lượng, độ tin 
cậy, độ an toàn hay các đặc tính sử dụng của mọi sản phẩm hoặc vật liệu. 

16.4. Dịch vụ. 

16.4.1. Các dụng cụ có mục đích đặc biệt hoặc thiết bị dùng để bốc dỡ và phục vụ cho sản 
phẩm trong và sau khi lắp đặt phải được xác định thiết kế và chức năng công dụng 
nh| đối với các sản phẩm mới (xem 8.5). 

16.4.2. Các thiết bị kiểm tra đo lường và thử nghiệm sử dụng trên hiện trường cần phải 
được kiểm soát (xem điều 13). 

16.4.3. Các văn bản thủ tục và các hướng dẫn liên quan đến công việc lắp ráp và lắp đặt, 
bàn giao, thao tác danh mục linh kiện và phụ tùng thay thế và phục vụ cho bất kì 
sản phẩm nào cần phải dễ hiểu và được cung cấp kịp thời. Phải kiểm tra sự thích 
hợp của các hướng dẫn sử dụng với người đọc. 

16.4.4. Phải đảm bảo công việc bảo hành gồm việc t| vấn kĩ thuật, cung cấp các chi tiết 
phụ tùng thay thế và bảo dưỡng tương ứng. Cần xác định rõ ràng và thoả thuận về 
trách nhiệm giữa người thầu phụ, người bán và người sử dụng. 

16.5. Sau khi bán. 

Cần cân nhắc thiết lập sớm một hệ thống cảnh báo để thông báo các hỏng hóc của 
sản phẩm, hoặc các thiếu sót, nhằm có được hành động khắc phục kịp thời. Các 
thông tin về mọi sự khiếu nại, tái diễn và hình thức h| hỏng hoặc mọi vấn đề xảy ra 
trong sử dụng phải sẵn có để phục vụ cho việc xem xét và tiến hành các hoạt động 
khắc phục trong thiết kế, sản xuất và)  hoặc trong sử dụng sản phẩm. 

16.6. Phản hồi của thị trường. 

Phải có một hệ thống thông tin phản hồi về dặc tính sử dụng để theo dõi các chỉ tiêu 
chất lượng của sản phẩm trong suốt chu trình sống của nó. Hệ thống này có thể cho 
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phép phân tích thường xuyên mức độ thoả mãn các yêu cầu về chất lượng của khách 
hàng, kể cả độ an toàn và độ tin cậy. 

17. Hồ sơ chất lượng. 

17.1. Khái quát. 

Tổ chức cần phải thiết lập và duy trì các văn bản thủ tục làm phương tiện để xác 
định, sắp xếp, đánh dấu, tiếp cận, điền, bảo quản, l|u trữ, phục hồi và sử dụng hồ sơ 
chất lượng thích hợp. Phải có chính sách về việc cung cấp và tiếp cận các hồ sơ này 
cho khách hàng và người thầu phụ, cũng nh| phải có thủ tục quy định việc thay thế 
và sửa đổi các dạng tài liệu khác nhau. 

17.2. Hồ sơ chất lượng. 

Hệ thống chất lượng phải đòi hỏi l|u trữ đầy đủ các hồ sơ để chứng minh sự phù hợp 
với yêu cầu quy định và để xác nhận hoạt động có hiệu quả của hệ thống chất lượng. 
Việc phân tích hồ sơ chất lượng là đầu vào quan trọng cho hành động khắc phục và 
cải tiến. Các tài liệu sau đây là ví dụ về các loại hồ sơ chất lượng bao gồm biểu đồ, 
yêu cầu kiểm soát: 

- Báo cáo kiểm tra; 

- Dữ liệu thử nghiệm; 

- Báo cáo đánh giá trình độ; 

- Báo cáo xác nhận giá trị sử dụng; 

- Báo cáo đánh giá và điều tra; 

- Báo cáo xem xét vật liệu; 

- Dữ liệu hiệu chuẩn; và 

- Báo cáo chi phí liên quan đến chất lượng. 

Các hồ sơ chất lượng phải l|u giữ trong một thời hạn quy định sao cho có thể sử lí 
được để phân tích nhằm nhận biết được xu hướng phát triển của chất lượng, sự cần 
thiết và hiệu quả của hoạt động khắc phục. 

Trong quá trình bảo quản, hồ sơ chất lượng giữ gìn để tránh mất mát do các điều 
kiện môi trường. 

17.3. Kiểm soát hồ sơ chất lượng. 

Hệ thống chất lượng đòi hỏi các tài liệu đầy đủ phải có sẵn để chứng minh sự phù 
hợp với các yêu cầu quy định và hoạt động có hiệu quả của hệ thống chất lượng. Tài 
liệu thích hợp của người thầu phụ cũng phải bao gồm. Tất cả tài liệu phải rõ ràng, đề 
ngày tháng (gồm cả ngày tháng soát xét), sạch, sẵn sàng tìm ra được, có thể phục 
hồi được và được l|u giữ trong môi trường thích hợp nhằm hạn chế tối đa việc h| 
hỏng và ngăn ngừa mất mát. Hồ sơ có thể trong mọi dạng nh| văn bản, môi trường 
điện tử…. 

Ngoài ra, hệ thống chất lượng cần đưa ra phương pháp để xác định thời gian giữ tài 
liệu, bỏ ra và/ hoặc xử lí tài liệu khi tài liệu bị lạc hậu. 

Những tài liệu sau đây là ví dụ về loại tài liệu cần kiểm soát: 

- Bản vẽ; 

- Quy định kĩ thuật; 

- Thủ tục và hướng dẫn kiểm tra; 
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- Thủ tục thử;; 

- Hướng dẫn công việc; 

- Hướng dẫn thao tác; 

- Sổ tay chất lượng (xem 5.3.2.); 

- Kế hoạch chất lượng; 

- Thủ tục vận hành; 

- Thủ tục của hệ thống chất lượng. 

18. Nhân sự 

18.1. Đào tạo. 

18.1.1. Khái quát. 

Cần phải xác định rõ nhu cầu và phương pháp đào tạo nhân sự. Cần phải nghiên 
cứu việc huấn luyện ở tất cả các cấp nhân sự trong tổ chức. Phải đặc biệt chú ý 
việc tuyển lựa và huấn luyện các nhân viên mới và những người mới được bổ 
nhiệm. 

18.1.2. Nhân viên điều hành và quản lí. 

Việc đào tạo phải cung cấp cho bộ phận điều hành sự thông hiểu hệ thống chất 
lượng và các công cụ kĩ thuật cần thiết để họ có thể tham gia đầy đủ vào các hoạt 
động của hệ thống. Bộ phận điều hành, cũng cần phải hiểu rõ các chuẩn mực sẵn 
có để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống. 

18.1.3. Nhân viên kĩ thuật. 

Việc đào tạo phải giúp cho nhân viên kĩ thuật nâng cao sự đóng góp của họ vào 
thành công của hệ thống chất lượng. Việc đào tạo không hạn chế ở các nhiệm vụ 
về chất lượng cơ bản mà còn gồm cả những nhiệm vụ nh| marketing, cung ứng, 
công nghệ và sản xuất sản phẩm. Đặc biệt cần phải chú ý đào tạo về kĩ thuật thống 
kê nh| nêu trong 20.2. 

18.1.4. Người giám sát sản xuất và công nhân. 

Mọi người giám sát sản xuất và công nhân phải được đào tạo về các thủ tục và tay 
nghề cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của họ, có nghĩa là: 

- Thao tác đúng các thiết bị, công cụ, máy móc mà họ sử dụng; 

- Đọc và hiểu các tài liệu được cung cấp; 

- Mối quan hệ giữa nhiệm vụ của họ với chất lượng, và 

- An toàn lao động ở nơi làm việc. 

Tuỳ từng trường hợp, có thể phải chứng nhận tay nghề công nhân, ví dụ nh| hàn. 
Cũng cần xem xét việc trang bị cho họ các phương pháp thống kê cơ bản. 

18.2. Đánh giá trình độ. 

Khi cần thiết phải xem xét và thực hiện việc đánh giá chính thức trình độ khả năng 
của các nhân viên thực hiện một số thao tác, quá trình, thử nghiệm hoặc kiểm tra 
đặc biệt. Cần phải nghiên cứu đến cả hai khía cạnh: kinh nghiệm và tay nghề được 
thể hiện. 

18.3. Kích thích động viên. 

18.3.1. Khái quát. 
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Việc kích thích động viên nhân viên bắt đầu từ khi họ hiểu rõ nhiệm vụ mà họ sẽ 
thực hiện và tác động của chúng đến toàn bộ các hoạt động. Mọi nhân viên phải 
hiểu rõ lợi ích của việc hoàn thành tốt các công việc ở tất cả các giai đoạn và tác 
hại của việc làm ch|a tốt đối với người khác, đối với sự thoả mãn khách hàng, đối 
với chi phí và đối với lợi ích kinh tế của tổ chức. 

18.3.2. Thực hiện. 

Các nỗ lực để kích thích nhân viên hướng về chất lượng phải áp dụng không chỉ 
đối với các công nhân trực tiếp sản xuất mà còn đối với những người trong lĩnh vực 
marketing, thiết kế, lập tài liệu, cung ứng, kiểm tra, thử nghiệm, bao gói, vận 
chuyển và dịch vụ sau khi bán. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhân viên hành chính sự 
nghiệp cũng thuộc diện này. 

18.3.3. Nhận thức về chất lượng. 

Cần nhấn mạnh nhu cầu về chất lượng thông qua một chương trình đào tạo về nhận 
thức: Có thể bao gồm việc giới thiệu các chương trình cơ sở dành cho các nhân 
viên mới, các chương trình nâng cao định kì cho các nhân viên đã công tác lâu 
năm, điều khoản cổ vũ các nhân viên đề xuất các biện pháp khắc phục và các 
phương pháp khác. 

18.3.4. Đo chất lượng. 

Có thể công bố các phép đánh giá chính xác về các kết quả chất lượng mà các cá 
nhân hay các nhóm đạt được để các nhân viên và các cán bộ theo dõi sản xuất thấy 
được thành quả của mình và để khuyến khích họ cải tiến chất lượng cần thiết. Phải 
quy định việc công nhận hoàn thành công việc. 

19. An toàn của sản phẩm. 

Cần phải xem xét để xác định các khía cạnh an toàn của sản phẩm và quá trình nâng 
cao độ an toàn, các bước có thể bao gồm: 

a)   Xác định các tiêu chuẩn an toàn thích hợp để việc xây dựng các quy định kĩ thuật 
đối với sản phẩm có hiệu quả hơn; 

b)   Tiến hành các thử nghiệm đánh giá thiết kế và thử nghiệm mẫu (hoặc mô hình) về 
an toàn và lập hồ sơ các kết quả thử nghiệm; 

c)   Phân tích các chỉ dẫn và điều cảnh báo cho người sử dụng, sổ tay bảo trì, ghi nhãn 
và các loại giấy tờ quảng cáo để giảm đến mức thấp nhất việc hiểu nhầm, đặc biệt 
liên quan đến dự định sử dụng và các mối nguy hiểm đã biết; 

d)  Xây dựng một phương pháp xác định nguồn gốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc thu hồi sản phẩm (xem 11.2, 14.2 và 14.6). 

e)   Xem xét việc xây dựng một kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp thu hồi sản phẩm 
là cần thiết. 

20. Sử dụng các phương pháp thống kê. 

20.1. áp dụng. 

Việc xác định và áp dụng đúng đắn các phương pháp thống kê hiện đại là những yếu 
tố quan trọng để kiểm soát mọi giai đoạn của các quá trình trong tổ chức. Cần phải 
thiết lập và duy trì các văn bản thủ tục để lựa chọn và sử dụng các phương pháp 
thống kê nhằm: 

a)  Phân tích thị trường; 
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b)  Thiết kế sản phẩm; 

c)  Quy định về độ tin cậy và dự báo tuổi thọ) độ bền; 

d)  Nghiên cứu kiểm soát quá trình và nghiên cứu khả năng của quá trình; 

e)  Xác định các mức chất lượng trong kế hoạch mẫu; 

f)  Phân tích số liệu đánh giá các đặc tr|ng sử dụng và phân tích sự không phù hợp; 

g)   Cải tiến quá trình; 

h)   Đánh giá tính an toàn và phân tích độ rủi ro. 

20.2. Kĩ thuật thống kê. 

Các phương pháp thống kê riêng biệt cho việc thiết lập, kiểm soát và xác nhận bao 
gồm nh|ng không hạn chế ở những vấn đề sau: 

a)   Thiết kế thử nghiệm và phân tích yếu tố; 

b)   Phân tích phương sai và phân tích hồi quy; 

c)   Thử nghiệm ý nghĩa; 

d)   Biểu đồ kiểm soát chất lượng; 

e)   Lấy mẫu thống kê; 

f)   Kiểm tra thống kê. 

Chú thích: Hướng dẫn trong tiêu chuẩn này - sử dụng kĩ thuật thống kê có thể tham khảo 
ISO) TR 13425 và ISO sổ tay số 3. 
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Phụ lục A 

(Tham khảo) 

Th| mục 
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